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Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Ống nhựa polyetylen (PE) (SDR-PR) dựa trên 
đường kính ngoàiA 

ASTM F 714-06a 

 

THÔNG BÁO BẢN DỊCH CỦA AASHTO 

Hiệp hội Công chức đường bộ và vận tải Hoa kỳ (AASHTO) đã cấp giấy phép dịch ấn phẩm 

này sang tiếng Việt cho Bộ GTVT Việt Nam. Ấn phẩm dịch chưa được AASHTO thẩm định về 

tính chính xác hoặc tính phù hợp với điều kiện Việt nam và AASHTO chưa đồng ý hoặc thông 

qua bản dịch. Người sử dụng bản dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách 

nhiệm về bất cứ thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, phổ biến hoặc đặc biệt, (bao gồm các 

lợi nhuận mất mát không giới hạn), hiểu theo bất cứ cách nào về trách nhiệm của hợp đồng, 

xảy ra từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Công trình hoặc bản dịch theo bất cứ cách nào, bao 

gồm sao chép, ấn phẩm và phân phối bản dịch, dù được khuyến cáo về khả năng thiệt hại hay 

không. 

 

                                            
A Tiêu chuẩn này nằm dưới quyền quản lý của Ủy ban ASTM F17 về hệ thống ống nhựa và 
trực tiếp dưới Tiểu ban F 17.26 về ống olefin. Tiêu chuẩn hiện tại phê chuẩn vào 12/2006. 
Phiên bản đầu tiên phê chuẩn vào năm 1981. Phiên bản trước đó là vào năm 2006 với mã 
hiệu F 714-06. 
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Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Ống nhựa polyetylen (PE) (SDR-PR) dựa trên 
đường kính ngoàiB 

ASTM F 714-06a 

1 PHẠM VI ÁP DỤNG 

1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật này liên quan đến ống polyetylen (PE) với kích thước cấu tạo dựa 

trên đường kính ngoài từ 90 mm (3.5 inch) trở lên. 

1.2 Ba hệ kích thước đường kính ngoài tiêu chuẩn được dùng ở đây là: hệ mét ISO, hệ 

IPS, và hệ DIPS. Với các kích cỡ ống đặc biệt xem Mục 5.2.5. 

1.3 Hệ thống ống loại này được dùng cho xây dựng mới, luồn vào hệ thống ống cũ để vận 

chuyển nước, thoát nước đô thị, nội bộ, vận chuyển chất lỏng công nghiệp,.., cả có áp 

lẫn không có áp. 

 Chú thích 1 - Người sử dụng nên hỏi ý kiến nhà sản xuất để chắc chắn rằng bất 
kỳ sự phá hoại nào lên ống polyetylen của vật liệu được vận chuyển cũng không ảnh 
hưởng đến tuổi thọ sử dụng của ống. 

1.4 Các ống sản xuất theo tiêu chuẩn này được phân theo cấp áp lực. Xem Phụ lục X5 để 

biết thêm thông tin về cấp áp lực. 

 Chú thích 2 - Các mô tả và tham khảo của vật liệu PE2406, FE3406, FE3408 và 
vật liệu có HDB là 1450 psi đã bị loại bỏ trong Tiêu chuẩn F714 theo Tiêu chuẩn D 
3350 và PPI TR-3. Với các vật liệu đã loại bỏ, nếu cần, xem phiên bản trước của tiêu 
chuẩn này, Tiêu chuẩn D 3350, PPI TR-3 và PPI TR-4. Những loại bỏ này không ảnh 
hưởng đến các tuyến đường ống đang được sử dụng. Xem Chú thích 8 và 9. 

1.5 Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí lựa chọn vật liệu thô, yêu cầu cấu tạo, và thí 

nghiệm đánh giá phù hợp với yêu cầu trên. 

1.6 Tiêu chí quản lý chất lượng lấy theo nhà sản xuất. Xem Phụ lục X4 để có thông tin bao 

quát về vấn đề quản lý chất lượng. 

1.7 Hệ SI sử dụng đơn vị mét, hệ IPS (ANSI B36.10) và DIPS sử dụng đơn vị inch và 

pound. Các giá trị trong ngoặc chỉ mang tính tham khảo. 

1.8 Công tác thí nghiệm (nêu ở Mục 6) phải gắn liền với yêu cầu về an toàn: tiêu chuẩn 

này không đưa ra vấn đề về an toàn. Người tham gia thí nghiệm phải có trách nghiệm 

đảm bảo sức khoẻ và an toàn trong suốt quá trình thí nghiệm. 

                                            
B Tiêu chuẩn này nằm dưới quyền quản lý của Ủy ban ASTM F17 về hệ thống ống nhựa và 
trực tiếp dưới Tiểu ban F 17.26 về ống olefin. Tiêu chuẩn hiện tại phê chuẩn vào 12/2006. 
Phiên bản đầu tiên phê chuẩn vào năm 1981. Phiên bản trước đó là vào năm 2006 với mã 
hiệu F 714-06. 
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2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

2.1 Tiêu chuẩn ASTM:C 

 D 1598, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định thời gian phá hỏng ống nhựa dưới áp lực bên 
trong ống không đổi 
D 1599, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định áp lực nước ngắn hạn lên ống nhựa và phụ 
tùng 

 D 1600, Thuật ngữ liên quan đến chất dẻo 

 D 2122, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định kích thước của ống và phụ tùng nhựa nhiệt 
dẻo 

 D 2290, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo biểu kiến của ống nhựa và 
ống nhựa có gia cường bằng phương pháp đĩa cắt 

 D 2657, Phương pháp thực hành lắp đặt cống hay công trình thoát nước tự chảy chôn 
dưới  đất sử dụng ống nhựa nhiệt dẻo 

 D 2412, Phương pháp thí nghiệm tính toán tải trọng tác dụng lên ống nhựa nhiệt dẻo 
bằng tải trọng tác dụng lên tấm song song 

 D 2837, Phương pháp thí nghiệm xác định cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế và cơ sở áp lực thiết 
kế của ống nhựa nhiệt dẻo 

 D 3350, Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống nhựa polyetylen và phụ kiện 

 F 412, Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực sản xuất ống nhựa 

 F 585, Tiêu chuẩn thực hành của công tác lồng ống nhựa polyetylen vào cống thoát 
nước hiện có 

2.2 Tiêu chuẩn ANSI: 

 B36.10, Kích thước tiêu chuẩn ống thép (IPS) D 

2.3 Tiêu chuẩn ISO: 

 161, Ống nhựa nhiệt dẻo vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài và áp lực danh 
địnhE 

 3607, Ống polyetylen: Các sai số của đường kính ngoài và chiều dày vách4 

 4427, Ống polyetylen và phụ tùng cấp nước4 

2.4 Tiêu chuẩn liên Bang: 

 Tiêu chuẩn liên Bang, số 123, Ghi nhãn xuất xưởng (các hãng dân sự)F 

2.5 Tiêu chuẩn quân sự: 

 MIL-STD-129, Ghi nhãn xuất xưởng và lưu kho 5 

                                            
C Tham khảo tiêu chuẩn ASTM tại địa chỉ www.astm.org hay liên hệ qua email 
ervice@astm.org. 
D American National Standards Institute (ANSI), 25 W.46rd St, 4th Floor, New York, NY 10036, 
http://www.ansi.org. 
E International Organiztion for Standardization (ISO), 1 rue de Varembé, Case postale 56, CR-
1211, Geneva 20, Switzeland, http://www.iso.ch. 
F Standardization Documents Order Desk, DODSSP, bldg, 4, Section, 700 Robbins Ave., 
Philadenphia, PA 19111-5098, http://www.dodssp.daps.mil. 
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2.6 Tiêu chuẩn Canada: 

 CGSB 41 GP-25M, Ống polyetylen vận chuyển chất lỏngG 

2.7 Tiêu chuẩn NFS/ANSI: 

 Tiêu chuẩn số 14, Các thành phần của ống nhựa và vật liệu liên quanH 

 Tiêu chuẩn số 61, Các thành phần của hệ thống cung cấp nước uống - Ảnh hưởng đến 
sức khoẻ7 

2.8 Các tài liệu khác: 

 PPI TR-3, Phương pháp và cách thức xây dựng hệ thống phân cấp theo Cơ sở thuỷ 
tĩnh thiết kế (HDB), Cơ sở áp lực thiết kế (PDB), Cơ sở cường độ thiết kế (SDB), và 
Cường độ yêu cầu nhỏ nhất (MRS) của vật liệu ống và ống nhựa nhiệt dẻoI 

 PPI TR-4, HDB/SDB/PDB/MRS Danh sách vật liệu, danh sách phân cấp vật liệu ống và 
ống nhựa nhiệt dẻo của PPI theo theo Cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế (HDB), Cơ sở áp lực 
thiết kế (PDB), Cơ sở cường độ thiết kế (SDB), và Cường độ yêu cầu nhỏ nhất (MRS)8 

3 THUẬT NGỮ 

 

3.1 Ngoài các định nghĩa dưới đây, các định nghĩa khác lấy theo thuật ngữ của Tiêu 

chuẩn F 412 và Tiêu chuẩn D 1600.Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn: 

3.1.1 Mối quan hệ giữa hệ số kích thước với ứng suất thủy tĩnh thiết kế và áp lực thuỷ tĩnh: 

2

/ 1
o

S
P

D t



 

trong đó: 
S = ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế, psi (hay kPa, MPa). 
P = cấp áp lực, psi (hay kPa, MPa). 
D0 = đường kính ngoài trung bình, inch (hay mm). 
t = chiều dày vách ống nhỏ nhất, inch (hay mm). 
D0/t = hệ số kích thước. 
 

3.1.2 Quan hệ giữa cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế và ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế - ứng suất thuỷ tĩnh 

thiết kế S xác định bằng cách nhân giá trị cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế (HDB) với hệ số thiết 

kế DF có giá trị nhỏ hơn 1.0. 

 Chú thích 3 - Cấp ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế (HDS) của vật liệu PE lấy theo Tiêu 
chuẩn D 2837, PPI TR-3 và PPI TR-4. 

                                            
G Canada Standards Association (CSA), 5060 Spectrum Way, Mississauga, ON L4 5N6, 
Canada, http://www.csa.ca. 
H NSF International, P.O. Box 130140, 789 N. Dixboro Rd., Ann Arbor, MI 48113-0140, 
http://www.nsf.org. 
I Plastic Pipe Institute, Inc. (PPI), 105 Decker Court, Irving, TX 75062. 
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4 VẬT LIỆU 

4.1 Hỗn hợp polyetylen - Hỗn hợp vật liệu polyetylen phù hợp dùng để sản xuất ống dựa 

vào tiêu chuẩn này phải tuân theo yêu cầu của Tiêu chuẩn D 3350 và yêu cầu ở Bảng 

2, và có danh sách PPI TR-4 HDB, HDS ở nhiệt độ 73oF (23oC), danh sách HDB ở 

nhiệt độ 140oF (60oC). Xem S1. 

4.2 Màu sắc và độ ổn định tia cực tím - Hỗn hợp vật liệu polyetylen phải tuân theo Tiêu 

chuẩn D 3350 mã C hoặc E. Hỗn hợp vật liệu mã C phải có 2 đến 3% than đen. Hỗn 

hợp vật liệu mã E được đánh màu với chất ổn định tia cực tím. 

4.3 Vật liệu tái chế - Hỗn hợp polyetylen sạch lấy từ sản phẩm của chính nhà sản xuất đó 

nếu đảm bảo điều kiện ở Mục 4.1 và 4.2 như với vật liệu gốc thì phù hợp để chế tạo 

ống, hỗn hợp đó có thể để riêng hay trộn lẫn với hỗn hợp mới cùng loại. Ống được 

chế tạo từ vật liệu tái chế phải đảm bảo các yêu cầu về vật liệu cũng như sản phẩm 

theo yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

5 YÊU CẦU 

5.1 Chất lượng theo quan sát - Ống phải đồng nhất về màu sắc, độ đục, trọng lượng, hay 

tính chất khác. Bề mặt ngoài và trong phải bóng (phụ thuộc vào loại nhựa), không 

dính. Bề mặt không quá thô, nếu nhỏ thì có thể chấp nhận được. Vách ống không có 

những vết nứt, khe hở, lỗ rỗng hay những yếu tố tương tự có thể nhìn thấy bằng mắt 

thường ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của vách ống. Các khe hở tại vị trí đục lỗ của 

ống đục lỗ có thể chấp nhận được. Vết thô có thể phát triển trong ống dưới tác dụng 

của ánh sáng mặt trời (có tia cực tím) trong thời gian dài và liên tục, những yêu cầu 

này không áp dụng cho ống không chịu ảnh hưởng trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. 

Bảng 1 - Áp lực và nhiệt độ yêu cầu của ống nướcA 

Nhiệt độ Ứng suất 
Thời gian trung bình 

trước khi bị phá huỷ, min, 
giờ 

80 ± 2oC (176 ± 3.6oF) 4.60 ± 0.07 MPa (670 ± 10 psi) 170 h 
80 ± 2oC (176 ± 3.6oF) 4.00 ± 0.07 MPa (580 ± 10 psi) 1000 h 

A Với đường kính ngoài ống, áp lực thí nghiệm bên trong ống được tính toán theo công thức 
sau: 

1

2





t

D

S
P

o

 

trong đó: 
P = áp lực thí nghiệm, psi (MPa). 
S = ứng suất vòng, psi (MPa). 
Do = đường kính ngoài trung bình đo được, inch (mm). 

t = chiều dày vách ống đo được, inch (mm). 
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Bảng 2 - Phân loại vật liệu ống polyetylen theo Tiêu chuẩn D 3350 

Tính chất 
vật lý 

Số phân loại vật liệu 

PE2606 PE2706 PE2708 PE3608 PE3708 PE3710 PE4708 PE4710 

Tỷ trọng 2 2 2 3 3 3 4 4 

Chỉ số 
chảy 

3 hoặc 
4 

3 hoặc 
4 

3 hoặc 
4 

4 4 4 4 4 

Môđun uốn  ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 6 

Cường độ 
chịu kéo 

≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

Khả năng 
chống rạn 
(F 1473) 

6 7 7 6 7 7 7 7 

Phân loại 
cường độ 
thủy tĩnh 

3 3 3 4 4 4 4 4 

Màu và 
chất bền 

UV 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

HDB ở 
140oF 

(60oC), PPI 
TR-4, psi 

(MPa) 

B B B B B B B B 

HDB ở 
73oF 

(23oC), PPI 
TR-4, psi 

(MPa) 

630 
(4.34) 

630 
(4.34) 

800 
(5.52) 

800 
(5.52) 

800 
(5.52) 

1000 
(6.90) 

800 
(5.52) 

1000 
(6.90) 

A Xem 4.2. 
B Yêu cầu nhà sản xuất công bố. 
 

Bảng 3 - Đường kính ngoài và sai số 

Hệ ISO (ISO 161/1) 

Cỡ ống 
danh định 

Tương 
đương với 

Đường kính 
ngoài, Do, mm 

mm inch min maxA 

90 3.543 90 90.8 

110 4.331 110 111.0 

160 6.299 160 161.4 

200 7.874 200 201.8 

250 9.843 250 252.3 

280 11.024 280 282.5 

Formatted: Font: (Default) Arial, French (France)

Formatted: Font: Arial, 12 pt

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted: Table style1, Left

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Centered

Formatted: Table style1, Left

Formatted Table

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left

Formatted: Table style1, Left



TCVN xxxx:xx  ASTM F 714  

8 2 

Hệ ISO (ISO 161/1) 

Cỡ ống 
danh định 

Tương 
đương với 

Đường kính 
ngoài, Do, mm 

mm inch min maxA 

315 12.402 315 317.8 

355 13.976 355 358.2 

400 15.748 400 403.6 

450 17.717 450 454.1 

500 19.686 500 504.5 

560 22.047 560 565.0 

630 24.803 630 835.7 

710 27.953 710 716.4 

800 31.496 800 807.2 

900 36.433 900 908.1 

1000 39.370 1000 1009.0 

1200 47.244 1200 1210.8 

1400 55.118 1400 1412.6 

1600 62.992 1600 1614.4 
A Xem ISO 3807. 

5.2 Kích thước và sai số: 

5.2.1  Đường kính ngoài - Các giá trị này lấy theo Bảng 3 (đơn vị SI), Bảng 4, 5 (đơn vị inch 

và pound) và được đo theo Tiêu chuẩn D 2122 tại vị trí cách đầu ống không dưới 300 

mm (11.8 inch). Thí nghiệm thực hiện ở điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn (không cần lưu ý 

đến độ ẩm tương đối). 

5.2.2  Chiều dày vách ống - Chiều dày vách ống nhỏ nhất lấy theo Bảng 6, 7 và 8 và được 

đo theo Tiêu chuẩn D 2122 trong điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn (không cần lưu ý đến 

độ ẩm tương đối). 

Bảng 4 - Đường kính ngoài và sai số theo hệ IPS (ANSI B36.10) 

Cỡ ống 
danh định, 

inch 

Tương 
đương với, 

mm 

Đường kính ngoài thực tế, inch 

Trung bình Sai số ± inch 

3 88.9 3.500 0.016 
4 114.3 4.500 0.020 
5A 136.5 5.375 0.025 
5 141.3 5.563 0.025 
6 168.3 6.625 0.030 
7A 181.0 7.125 0.034 
8 219.1 8.625 0.039 
10 273.1 10.750 0.048 
12 323.8 12.750 0.057 
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Cỡ ống 
danh định, 

inch 

Tương 
đương với, 

mm 

Đường kính ngoài thực tế, inch 

Trung bình Sai số ± inch 

13A 339.7 13.375 0.060 
14 355.6 14.000 0.063 
16 406.4 16.000 0.072 
18 457.2 18.000 0.081 
20 508.0 20.000 0.090 

21.5A 546.1 21.000 0.097 
22 558.8 22.000 0.099 
24 609.6 24.000 0.108 
26 660.4 26.000 0.117 
28 711.2 28.000 0.126 
30 762.0 30.000 0.135 
32 812.8 32.000 0.144 
34 863.6 34.000 0.153 
36 914.4 36.000 0.162 
42 1066.8 42.000 0.189 
48 1219.2 48.000 0.218 
54 1371.6 54.000 0.243 

A Cỡ ống đặc biệt. 
 

Bảng 5 - Đường kính ngoài và sai số 

Hệ DIPS 

Cỡ ống 
danh định, 

inch 

Tương 
đương với, 

mm 

Đường kính ngoài thực tế, 
inch 

Trung bình Sai số ± inch 

3 100.6 3.96 0.016 
4 121.9 4.80 0.022 
6 175.3 6.90 0.031 
8 229.9 9.05 0.041 
10 281.9 11.10 0.050 
12 385.3 13.20 0.059 
14 388.6 15.30 0.069 
16 442.0 17.40 0.078 
18 495.3 19.50 0.088 
20 548.6 21.60 0.097 
24 655.3 25.80 0.116 
30 812.8 32.00 0.144 
36 972.8 38.30 0.172 
42 1130.3 44.50 0.200 
48 1290.3 50.80 0.229 

 
Bảng 6 - Chiều dày vách ống nhỏ nhất, hệ ISO 161, mm 

DR 
Cỡ ống 

danh định, 
inch 

41 32.5 26 21 17 11 

90 ... ... 3.5 4.3 5.3 8.2 
110 ... 3.4 4.2 5.2 6.5 10.0 
160 ... 4.9 6.2 7.6 9.4 14.5 
200 ... 6.2 7.7 9.5 11.8 18.2 
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DR 
Cỡ ống 

danh định, 
inch 

41 32.5 26 21 17 11 

250 ... 7.7 9.6 11.9 14.7 22.7 
280 ... 8.6 10.8 13.3 16.5 25.5 
315 ... 9.7 12.1 15.0 18.5 28.6 
355 ... 10.9 13.7 18.9 20.9 32.3 
400 ... 12.3 15.4 19.0 23.5 36.4 
450 ... 13.8 17.3 21.4 26.5 ... 
500 ... 15.4 19.2 23.8 29.4 ... 
560 ... 17.2 21.5 26.7 32.9 ... 
630 ... 19.4 24.2 30.0 37.1 ... 
710 ... 21.8 27.3 33.8 41.8 ... 
800 ... 24.6 30.8 38.1 47.1 ... 
900 ... 27.7 34.6 42.9 ... ... 

1000 24.4 30.8 38.5 47.6 ... ... 
1200 29.3 36.9 46.2 ... ... ... 
1400 34.1 43.1 ... ... ... ... 
1600 39.0 49.2 ... ... ... ... 
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Bảng 7 - Chiều dày vách ống nhỏ nhất, hệ IPS, inch (ANSI B36.10) 

IPS 

Cỡ 
ống 
danh 
định, 
inch 

Cỡ 
ống 
thực 
tế 

Hệ số kích thước 

41 32.5 26 21 17 15.5 13.5 11 9.3 9 8.3 7.3 

3 3.500 0.085 0.108 0.135 0.167 0.206 0.226 0.259 0.318 0.376 0.389 0.422 0.479 

4 4.500 0.110 0.138 0.173 0.214 0.265 0.290 0.333 0.409 0.484 0.500 0.542 0.616 

5A 5.376 0.131 0.165 0.207 0.256 0.316 0.347 0.398 0.489 0.578 0.597 0.648 0.736 

5 5.563 0.136 0.171 0.214 0.265 0.327 0.359 0.412 0.506 0.598 0.618 0.670 0.762 

6 6.625 0.162 0.204 0.255 0.315 0.390 0.427 0.491 0.602 0.712 0.736 0.798 0.908 

7A 7.125 0.174 0.219 0.274 0.340 0.420 0.460 0.528 0.648 0.766 0.792 0.858 0.976 

8 8.625 0.210 0.285 0.332 0.411 0.507 0.556 0.639 0.784 0.927 0.958 1.039 1.182 

10 10.750 0.262 0.331 0.413 0.512 0.632 0.694 0.796 0.977 1.156 1.194 1.295 1.473 

12 12.760 0.310 0.392 0.490 0.607 0.750 0.823 0.444 1.159 1.371 1.417 1.536 1.747 

13 13.375 0.326 0.412 0.514 0.637 0.787 0.863 0.991 1.216 1.438 1.488 1.611 1.832 

14 14.000 0.341 0.431 0.538 0.667 0.824 0.903 1.037 1.273 1.505 1.556 1.697 1.918 

16 16.000 0.390 0.492 0.615 0.762 0.941 1.032 1.185 1.455 1.720 1.778 1.928 2.192 

18 18.000 0.439 0.554 0.692 0.857 1.059 1.161 1.333 1.636 1.935 2.000 2.169 2.466 

20 20.000 0.488 0.615 0.769 0.952 1.176 1.290 1.481 1.818 2.151 2.222 2.409 ... 

21.5A 21.000 0.524 0.662 0.827 1.024 1.265 1.387 1.593 ... ... ... ... ... 

22 22.000 0.537 0.677 0.846 1.048 1.294 1.419 1.630 0.200 2.366 2.444 ... ... 

24 24.000 0.585 0.738 0.923 1.143 1.412 1.548 1.778 2.182 2.581 2.667 ... ... 

26 26.000 0.634 0.800 1.000 1.238 1.529 1.677 1.926 2.364 2.796 ... ... ... 

28 28.000 0.683 0.862 1.154 1.333 1.647 1.805 2.072 2.545 3.011 ... ... ... 

30 30.000 0.732 0.923 1.231 1.429 1.765 1.935 2.222 2.727 3.226 ... ... ... 

32 32.000 0.780 0.985 1.308 1.524 1.882 2.065 2.370 2.909 ... ... ... ... 

34 34.000 0.829 1.046 1.385 1.619 2.000 2.194 2.519 3.091 ... ... ... ... 

36 36.000 0.878 1.108 1.615 1.714 2.118 2.323 2.667 3.273 ... ... ... ... 

42 42.000 1.024 1.292 1.846 2.000 2.471 2.710 ... ... ... ... ... ... 

48 48.000 1.171 1.477 2.077 2.286 2.824 3.097 ... ... ... ... ... ... 

54 54.000 1.317 1.662 ... 2.571 3.176 ... ... ... ... ... ... ... 

A Cỡ ống đặc biệt. 
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Bảng 8 - Chiều dày vách ống nhỏ nhất 

Hệ DIPS, inch 

DIPS 

Cỡ ống 
danh định, 

inch 

Cỡ ống 
thực tế 

ODA 

Hệ số kích thước 

41 32.5 26 21 17 13.5 11 

3 3.96 ... 0.122 0.153 0.189 0.233 0.294 0.380 

4 4.80 0.117 0.148 0.185 0.229 0.283 0.356 0.437 

6 6.90 0.168 0.213 0.266 0.329 0.406 0.512 0.628 

8 9.05 0.221 0.279 0.348 0.431 0.533 0.670 0.823 

10 1.10 0.238 0.342 0.427 0.529 0.653 0.823 1.009 

12 1.32 0.322 0.407 0.508 0.629 0.777 0.978 1.200 

14 15.30 0.373 0.471 0.589 0.729 0.900 1.134 1.391 

16 17.40 0.424 0.236 0.670 0.829 1.024 1.289 1.582 

18 19.50 0.463 0.600 0.750 0.929 1.147 1.445 1.773 

20 21.80 0.527 0.665 0.832 1.029 1.271 1.600 1.964 

24 25.80 0.629 0.794 0.993 1.229 1.518 1.912 2.346 

30 32.00 0.780 0.985 1.231 1.524 1.883 2.371 2.909 

36 38.30 0.934 1.179 1.473 1.824 2.253 2.837 3.482 

42 44.50 1.085 1.370 1.712 2.119 2.618 3.297 4.046 

48 50.80 1.239 1.563 1.954 2.419 2.989 3.763 4.619 
A Theo Bảng 6. 
 

5.2.3 Độ lệch - Khi đo và tính toán chiều dày ống theo Tiêu chuẩn D 2122 tại bất kỳ mặt cắt 

ngang nào của ống không vượt quá 12%. 

5.2.4 Tại đầu ống bị cắt - Khi đo theo Mục 5.2.1, đường kính ngoài tại vị trí đầu cắt ống bị 

cắt không nhỏ hơn 1.5% đường kính ngoài của ống nguyên dạng. Vị trí đo đường kính 

ngoài của ống nguyên dạng không nhỏ hơn 1.5 lần đường kính ống hay không nhỏ 

hơn 11.8 inch (300 mm) tính từ đầu ống. Đường kính ngoài nguyên dạng lấy theo ở 

Bảng 3, 4 và 5. 

5.2.5 Kích cỡ ống đặc biệt - Nếu do điều kiện của tuyến ống hiện có hay điều kiện địa 

phương đòi hỏi cần có ống có đường kính hay hệ số đường kính khác tiêu chuẩn, thì 

các ống có đường kính hay hệ số đường kính khác tiêu chuẩn này có thể được sử 

dụng khi có sự đồng ý giữa khách hàng và nhà sản xuất. Ống phải được sản xuất từ 

chất dẻo đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn này, với cường độ và yêu cầu thiết kế 

được tính toán dựa trên các chỉ tiêu giống như các loại ống được nêu trong tiêu 

chuẩn. Với các giá trị đường kính không thể hiện ở Bảng 3, 4 và 5, sai số theo % cũng 

lấy theo bảng trên theo đường kính (nhỏ hơn) gần nó nhất. Chiều dày vách ống nhỏ 

nhất theo giá trị DR không thể hiện ở Bảng 6, 7 và 8 có thể tính toán bằng cách chia 

đường kính ngoài trung bình cho giá trị DR và làm tròn sau dấu thập phân 3 chữ số 
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với cỡ ống theo đơn vị inch và 2 chữ số theo với cỡ ống theo đơn vị mét, sai số phù 

hợp với 5.2.3. 

5.3 Thí nghiêm xác định áp lực - Tât cả các ống phải đạt được yêu cầu nêu ở 5.3.2 hoặc 

5.3.1 hay 5.4. 

 Chú thích 4 - Yêu cầu 5.3.1 và 5.3.2 chỉ dùng cho thí nghiệm trong phòng và 
không phù hợp với thí nghiệm ngoài hiện trường. Xem tiêu chuẩn thi công và kiểm tra 
rò rỉ phù hợp hay những lời khuyên của nhà sản xuất khi thực hiện thí nghiệm tại hiện 
trường. 

5.3.1 Tăng áp ngắn hạn - Thí nghiệm phá huỷ hay không phá huỷ theo 5.3.1.1 hay 5.3.1.2. 

Áp lực thí nghiệm phải xác định theo 3.2.1 với S là giá trị ứng suất vòng và P là áp lực 

thí nghiệm. 

5.3.1.1 Thí nghiệm phá huỷ - Với ống có đường kính danh định nhỏ hơn 12 inch (315 mm), 

ống sẽ bị gãy vỡ khi thí nghiệm theo 6.1. Ứng suất vòng nhỏ nhất là 2500 psi cho vật 

liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 2, và 2900 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 3 

và 4. 

5.3.1.2 Thí nghiệm không phá huỷ - Khi tăng tới áp lực thí nghiệm và giữ áp lực thí nghiệm 

trong 5 giây, ống không bị phá huỷ hay biến dạng khi thí nghiệm theo 6.1 với ứng suất 

vòng nhỏ nhất là 2500 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 2, và 2900 psi cho vật 

liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 3 và 4. 

5.3.2 Áp lực và nhiệt độ yêu cầu - Thí nghiệm theo Mục 6.2 với nhiệt độ và ứng suất quy 

định ở Bảng 1 theo thời gian trung bình nhỏ nhất trước khi bị phá huỷ. Nếu bị phá huỷ 

trước thời gian nhỏ nhất ở điều kiện ứng suất cao, thí nghiệm lại với ứng suất thấp 

hơn. Phá huỷ ở điều kiện ứng suất thấp nhất coi như không đạt yêu cầu này. 

5.4 Cường độ chịu kéo chảy dẻo - Với đường kính ống 3 inch (90 mm) hay lớn hơn, yêu 

cầu tăng áp ngắn hạn theo yêu cầu 5.3.1 có thể thay thế bằng cường độ chịu kéo 

chảy dẻo yêu cầu. Giá trị cường độ chịu kéo chảy dẻo nhỏ nhất xác định theo Mục 6.3 

là 2520 psi (17.4 MPa). 

 Quản lý chất lượng - theo Mục 5, số mẫu thử phải đủ theo yêu cầu thí nghiệm. 
Với Mục đích quản lý chất lượng có thể chấp nhận thí nghiệm với mẫu đơn lẻ. 

 Chú thích 5 - Nhà sản xuất thực hiện thí nghiệm quản lý chất lượng phù hợp với 
tần suất phụ thuộc vào quá trình vận hành sản xuất của họ. Xem Phụ lục X4. 

 

6 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 

6.1 Thí nghiệm tăng áp ngắn hạn - Thí nghiệm phá hủy áp dụng cho ống có đường kính 

danh định nhỏ hơn hoặc bằng 12 inch (315 mm) theo Tiêu chuẩn D 1599. Thí nghiệm 

không phá huỷ áp dụng cho tất cả các cỡ ống theo Tiêu chuẩn D 1598 với áp lực và 

thời gian thí nghiệm theo 5.3.1.2. Thí nghiệm tiến hành ở nhiệt độ 73.4 ± 3.6oF (23 ± 

2oC) (không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối). 
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 Chú thích 6 - Cảnh báo : Thí nghiệm tăng áp theo 6.1 không được bắt đầu nếu 
bong bóng khí vẫn còn trong mẫu đã đổ đầy nước. 

6.2 Thí nghiệm áp lực và nhiệt độ yêu cầu - Chuẩn bị ít nhất 3 mẫu và thí nghiệm theo 

Tiêu chuẩn D 1598 với ứng suất vòng (S) và nhiệt độ theo Bảng 1. Hai trong ba mẫu 

phải đạt thời gian yêu cầu trung bình nhỏ nhất trước khi bị phá huỷ. Sử dụng nước 

làm môi trường thí nghiệm trong mẫu. 

6.3 Tính chất chịu kéo -  Cách làm và thiết bị thí nghiệm theo Tiêu chuẩn D 2290. Mẫu thử 

được cắt từ ống. Thí nghiệm với ít nhất 5 mẫu ở nhiệt độ 73.4 ± 3.6oF (23 ± 2oC) 

(không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối). Thí nghiệm này áp dụng cho ống có đường 

kính danh định bằng hoặc lớn hơn 3 inch (90 mm). 

7 THÍ NGHIỆM LẠI VÀ LOẠI BỎ 

7.1 Nếu kết quả của bất kỳ thí nghiệm nào không đạt theo yêu cầu của tiêu chuẩn này, thí 

nghiệm đó có thể thực hiện lại theo thỏa thuận giữa người mua và bán. Không được 

thay thế hay sửa đổi phương pháp thí nghiệm, hay thay đổi giới hạn tiêu chuẩn. Trong 

quá trình thí nghiệm lại, các sản phẩm và phương pháp thí nghiệm cũng phải tuân 

theo tiêu chuẩn. Nếu thí nghiệm lại kết quả vẫn không đạt, có nghĩa là chất lượng của 

sản phẩm không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

8 CHỨNG NHẬN 

8.1 Nếu trong hợp đồng mua bán yêu cầu, chứng nhận của nhà sản xuất phải được cung 

cấp tới người mua đảm bảo vật liệu đã đạt yêu cầu về sản xuất, thí nghiệm và kiểm tra 

theo tiêu chuẩn này. Nếu được yêu cầu trong hợp đồng mua bán, bản báo cáo thí 

nghiệm cũng phải được cung cấp. Mỗi loại chứng nhận phải có chữ ký của người có 

thẩm quyền của nhà sản xuất. 

9 ĐÁNH DẤU 

9.1 Nhãn hiệu ghi trên ống phải bao gồm các thông tin dưới đây và khoảng cách giữa các 

nhãn hiệu không lớn hơn 5 ft (1.5 m). 

 Nhãn hiệu ghi trên lô hàng theo thỏa thuận giữa người mua và nhà sản xuất. 

 Chú thích 7 - Nhãn hiệu ở đầu ống chỉ được sử dụng 1 lần theo thỏa thuận giữa 
người mua và nhà sản xuất khi ống được người mua dùng để sản xuất các chi tiết 
khác như phụ tùng, đầu chuyển, đai nối làm nhãn hiệu trên ống bị mất. Khi ống được 
sử dụng làm ống vận chuyển chất lỏng, nhãn hiệu ghi theo 9.1. 

9.1.1 Chữ cái ASTM cùng với số hiệu của tiêu chuẩn này. 

9.1.2 Chữ cái PE và số phân loại vật liệu Tiêu chuẩn D 3350 của hỗn hợp vật liệu thô được 

sử dụng theo Bảng 2. Nếu được, mã hiệu vật liệu ống nhựa nhiệt dẻo có thể sử dụng 

để thay thế. 

 Chú thích 8 - Nhà sản xuất xác định mã hiệu vật liệu nhựa nhiệt dẻo theo Mục 4 
và thuật ngữ F 412. Không thể áp dụng cho tất cả các trường hợp, ví dụ, theo Tiêu 
chuẩn D 3350, vật liệu có tỷ trọng là 2 có HDB là 3, nhưng không có HDB là 4. Mã 
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hiệu vật liệu nhựa nhiệt dẻo thông thường là PE2606, PE2708, PE3608, PE3708, PE 
3710, PE4708 và PE4710. 
Chú thích 9 - Những phiên bản trước đây của Tiêu chuẩn F 714 bao gồm vật liệu PE 
có mã hiệu PE2406, PE3406, PE3407 và PE3408. Thay đổi của Tiêu chuẩn D 3350 và 
PPI TR-3 làm thay đổi mã hiệu vật liệu, kết quả là vật liệu PE2406 được thay bằng 
PE2606 và PE2708; vật liệu PE3406 được thay bằng PE3606; vật liệu PE3407 không 
còn được sử dụng; vật liệu PE3408 được thay bằng PE3608, PE3708, PE3710, 
PE4708 và PE4710. Trong thời gian cần thiết để cập nhật tiêu chuẩn, mã hiệu sản 
phẩm có thể bao gồm cả mã hiệu cũ và mới, ví dụ PE2406/PE2606. 

9.1.3 Đường kính ngoài danh định của ống lấy đơn vị mm hay inch theo Bảng 3, 4 và 5, và 

hệ cỡ ống được thiết kế: "XX mm ISO", hay "XX in IPS", "XX in DIPS". Với đường kính 

ngoài hệ mét, ký tự "ISO" có thể bỏ qua; với đường kính ngoài hệ inch, ký tự "in" có 

thể thay thế bằng ký tự ("). 

9.1.4 Hệ số kích thước DR, hay cấp áp lực, hoặc cả hai lấy đơn vị kilopascal hay pound trên 

inch vuông dạng "XXX kPa" hay "XXX psi" với "XXX" là giá trị cấp áp lực của nước ở 

nhiệt độ thấp hơn 80oF (27oC). Xem Phụ lục X5. 

9.1.5 Tên hay thương hiệu của nhà sản xuất. 

9.1.6 Mã sản phẩm mà từ đó nơi và ngày sản xuất có thể xác định được. 

9.1.7 Ống dùng để vận chuyển nước có thể có thêm nhãn mác của phòng thí nghiệm được 

công nhận (xem 4.3). 

9.2 Sử dụng màu để xác định mục đích sử dụng của ống - Không yêu cầu, nhưng nếu 

dùng màu để xác định mục đích sử dụng của ống thì sử dụng màu xanh trời đậm cho 

ống nước; màu xanh lá cây cho  cống thoát nước; màu tím cho nước được xử lý. 

10 BẢO HIỂM CHẤT LƯỢNG 

10.1 Nếu ống được dán nhãn theo Tiêu chuẩn ASTM F 714, nhà sản xuất phải xác nhận 

rằng sản phẩm được sản xuất, kiểm tra, lấy mẫu, thí nghiệm căn cứ tiêu chuẩn và 

đảm bảo những yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này. 

11 CÁC TỪ KHOÁ 

11.1 ống công nghiệp; ống không áp; ống nhựa; ống polyetylen; ống thoát nước; ống nước. 

YÊU CẦU KHÁC 
 
Yêu cầu áp dụng với nhà quản lý hay người sử dụng ống để vận chuyển hay đấu nối với hệ 
thống nước sạch. 
 
S1. Yêu cầu nước sạch - Sản phẩm dùng để đấu nối với nước sạch phải được đánh giá, thí 
nghiệm và chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn ANSI/NFS số 61 hay NSF số 14 bởi người có 
thẩm quyền khi nhà quản lý yêu cầu. 
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YÊU CẦU THÊM KHÁC 
HỢP ĐỒNG NHÀ NƯỚC/QUÂN ĐỘI 

Yêu cầu chỉ áp dụng với hợp đồng liên Bang/quân đội, không dùng trong mua bán hay chuyển 
giao dân sự. 
 
S2. Trách nhiệm giám sát - Loại trừ yêu cầu khác nêu trong hợp đồng, nhà sản xuất phải có 
trách nhiệm thực hiện giám sát cũng như thí nghiệm như tiêu chuẩn yêu cầu. Nhà sản xuất có 
thể dùng thiết bị của mình để thực hiện thí nghiệm nếu được người mua chấp nhận. Người 
mua có quyền thực hiện bất kỳ công tác kiểm tra hay thí nghiệm nào trong tiêu chuẩn này để 
chắc chắn rằng vật liệu được chế tạo đảm bảo yêu cầu. 
 
Chú thích 10 - Với hợp đồng liên Bang, người môi giới phải có trách nhiệm giám sát. 
 
S3. Đóng gói và dán nhãn theo hợp đồng của chính phủ Mỹ. 
 
S3.1. Đóng gói - Loại trừ yêu cầu khác nêu trong hợp đồng, vật liệu phải được đóng gói theo 
tiêu chuẩn của nhà cung cấp với điều kiện tốt để khi tới đích nó phải đảm bảo yêu cầu và vận 
chuyển dễ dàng nhất. Container hay kiện hàng phải theo luật phân cấp hàng dựa trên luật vận 
chuyển chung và quốc tế. 
 
S3.2. Nhãn hiệu - Nhãn hiệu cho kiện hàng phải tiêu Tiêu chuẩn liên Bang số 123 áp dụng cho 
dân sự, hay MIL-STD-129 cho quân đội. 
 

PHỤ LỤC 
(Thông tin không bắt buộc) 

 

X1  THÔNG TIN CHUNG 

X1.1 Với hệ thống ống polyetylen chôn dưới đất được thi công theo Tiêu chuẩn D 2321 hay 

các tài liệu tương đương (1-15; được liệt kê ở phần cuối của tiêu chuẩn này) thì độ 

cứng ống không phải là một yếu tố khống chế trong thiết kế. 

X1.1.1  Nếu cần khống chế độ võng của ống polyetylen không áp thì căn cứ vào thông tin 

dưới đây. 

X2 KHỐNG CHẾ ĐỘ VÕNG CỦA HỆ THỐNG ỐNG POLYETYLEN KHÔNG ÁP 

X2.1 Khống chế độ võng là một nhiệm vụ quan trọng của công trình chôn dưới đất. Dùng 

Tiêu chuẩn thực hành D 2321 để thực hiện công tác này. Tất cả các cỡ ống theo Tiêu 

chuẩn F174 sẽ được thi công tốt nếu thực hiện theo Tiêu chuẩn D 2321. 

X2.2 Khi ống polyetylen dùng để luồn vào cống thoát nước có sẵn hay được lắp đặt tại nơi 

không chịu  ảnh hưởng của môi trường xung quanh, áp dụng Tiêu chuẩn thực hành F 

585 để lựa chọn hệ số đường kính ống thích hợp. 

X2.3 Độ võng của ống chôn dưới đất được tính theo công thức Spangler sửa đổi: 

10.149 0.061

e c
D KW

X
PS E



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trong đó: 

X = độ võng (ngang hay đứng), inch (hay mm). 

K = hệ số nền, phụ thuộc vào phản lực móng của đáy hố đào. 

De = hệ số võng. 

Wc = tải trọng thẳng đứng trên đơn vị chiều dài ống, lbf/in (hay N/m). 

PS = độ cứng ống = 4.472E/(SDR-1)3, với E là môđun kháng uốn của vật liệu ống 
(xem Mục 4), psi (hay kPa) 

E1 = môđun đàn hồi của đất, phụ thuộc vào cường độ đất và độ chặt, psi (hay kPa). 

Chú thích X2.1 - Độ cứng ống (PS) có thể xác định bằng cách đo số liệ tại độ võng 
5% theo Tiêu chuẩn D 2412. Xem phụ lục của Tiêu chuẩn thí nghiệm D 2412 để hiệu 
chỉnh giá trị đo theo các mức độ võng khác. 

X2.4 Để sử dụng trong tính toán này, giá trị độ cứng ống có thể tra trong Bảng X2.1. Ngoài 

ra có thể tham khảo tài liệu của nhà sản xuất nếu cần biết số liệu của sản phẩm đặc 

biệt. 

Bảng X2.1 - Độ cứng ống theo vật liệu và DR, psi 

DR, 
Số phân loại môđun 

41 32.5 26 21 17 11 

3 2-6 6-11 11-23 22-46 71-87 179-
358 

4 6-8 11-16 23-31 45-81 87-120 358-
492 

5 8-11 16-23 31-48 61-89 120-
175 

492-
716 

X3 ĐỘ VÕNG GIỚI HẠN CHO PHÉP 

X3.1 Các báo cáo nghiên cứu, bao gồm cả kinh nghiệm về vấn đề này được lưu trữ tại trụ 

sở chính của ASTM. 

X3.2 Khi chịu tải trọng, ống polyetylen được sản xuất theo tiêu chuẩn này sẽ võng hoặc 

biến dạng nhưng không mất ổn định và giữ trạng thái kết cấu ổn định với độ võng có 

thể lên tới hoặc hơn 20% đường kính thẳng đứng. Tuy nhiên, nếu DR nhỏ thì giá trị độ 

võng cho phép để kết cấu đảm bảo ổn định lâu dài cũng nhỏ hơn. Nhà sản xuất ống 

nên đưa ra giá trị an toàn cho vật liệu ống đặc biệt. Vì thiếu số liệu của vật liệu ống 

đặc biệt, Bảng X3.1 chỉ cung cấp giá trị an toàn cho ống polyetylen thông thường. 

Những giá trị này có hệ số an toàn là 2. 

Bảng X3.1 - Độ võng cho phép của ống polyetylen chôn dưới đất, ngắn hạn, % 

DR Độ võng cho phép 

41 10.9 
32.5 8.6 
26 6.5 
21 5.0 
17 4.0 
11 3.3 
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X3.3 Nếu không có tải trọng ngoài tác dụng lên ống, độ ổn định của ống không biến hình 

nếu độ võng tăng đến 10%. Lựa chọn DR chính xác, xem Tiêu chuẩn thực hành F 

585. 

X3.4 Khi ống polyetylen chịu tải trọng động ngoài với chiều sâu chôn ống nhỏ hơn 4ft (1200 

mm), phải quan tâm đến điều kiện đất đắp ngoài ống. 

X4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

X4.1 Kiểm soát chiều dài ống bằng mắt thường sẽ được thực hiện tại nơi sản xuất. Đo kích 

thước đường kính ngoài và chiều dày vách mỗi giờ sản xuất hay mỗi chiều dài ống. 

Kiểm tra tính chất chịu kéo theo sự thống nhất giữa nhà sản xuất và người mua. 

X4.2 Chiều dài ống ngắn hơn chiều dài vận chuyển tiêu chuẩn thì có thể nối dài bằng 

phương pháp nối nóng chảy để thành chiều dài tiêu chuẩn. Chiều dài đó phải đạt các 

yêu cầu về sản phẩm nêu ở Mục 5 tiêu chuẩn này. 

X4.3 Nhà sản xuất ống cần đưa ra các cách kiểm tra quản lý chất lượng khác để tăng độ 

chính xác trong vận hành sản xuất và bảo hành sản phẩm theo yêu cầu nêu ở Mục 

5.3. 

Chú thích X4.1 - Thí nghiệm áp lực với các yêu cầu trên là thí nghiệm để xác định 
tính năng của sản phẩm. Những thí nghiệm này không phù hợp để quản lý chất lượng 
tại chỗ. Thí nghiệm quản lý chất lượng vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa bởi vì những 
yêu cầu của các thí nghiệm này có thể khác nhau với từng nhà sản xuất. 

X5 CẤP ÁP LỰC CỦA ỐNG 

X5.1 Ống đạt yêu cầu của tiêu chuẩn này được phân cấp áp lực nước ở nhiệt độ bằng hay 

thấp hơn 80oF (27oC) với áp lực bên trong ống lớn nhất theo Bảng X5.1. Cấp áp lực 

nhỏ hơn cấp áp lực nêu trong Bảng X5.1 có thể được khuyến nghị bởi nhà sản xuất 

hay được tính toán bởi người thiết kế cho công trình đặc biệt hay không thông thường 

như mô tả ở Mục X5.2. Kinh nghiệm chỉ ra rằng ống nhựa PE đạt những yêu cầu của 

tiêu chuẩn này khi được chế tạo cẩn thận, lắp đặt theo tiêu chuẩn và vận hành dưới 

điều kiện bình thường sẽ có tuổi thọ lâu dài ở cấp áp lực theo Bảng X5.1. 

X5.2 Quan hệ giữa ứng suất và áp lực ống - công thức dưới đây thể hiện quan hệ giữa ứng 

suất, áp lực, cỡ và chiều dày vách ống: 

2 2

( 1)
( 1)o

S S
P

DDR

t

 




 

trong đó: 

S = ứng suất thủy tĩnh thiết kế, HDS, ở 73oF (23oC) theo Tiêu chuẩn D 2837 và PPI 
TR-3, psi (MPa, kPa). 

P = áp lực bên trong ống, psi (MPa, kPa). 

Do = đường kính ngoài trung bình, inch (mm). 

DR = hệ số đường kính. 
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t = chiều dày vách ống nhỏ nhất, inch (mm). 

X5.3 Cấp áp lực cho trường hợp ứng dụng thông thường có thể lấy từ cấp áp lực nước tiêu 

chuẩn phụ thuộc vào điều kiện ứng dụng thực tế. Cấp áp lực nên giảm xuống với hệ 

thống vận hành trong điều kiện đặc biệt, không thông thường hay ống vận chuyển 

chất lỏng có ảnh hưởng đến tính chất của polyetylen, do luật quy định hoặc theo yêu 

cầu nhà quản lý. Khi sử dụng ở nhiệt độ cao (nhiệt độ trên 80oF (27oC)), cấp ứng suất 

ở nhiệt độ cao của vật liệu được sử dụng để xác định cấp áp lực. Cấp áp lực lựa chọn 

thực tế cho ứng dụng thông thường phụ thuộc vào người thiết kế, theo luật quy định, 

điều kiện vận chuyển, theo chất lượng thi công, chất lỏng mà nó vận chuyển, theo môi 

trường bên ngoài, những sai số trong thiết kế vận hành của áp lực bên trong ống hay 

tải trọng ngoài. Cấp áp lực thấp nên sử dụng ở các vị trí thiết kế bị ảnh hưởng bởi các 

điều kiện trên hay các điều kiện khác với ứng dụng thông thường. Người sử dụng nên 

hỏi ý kiến nhà sản xuất về ảnh hưởng đến hiệu suất của ống do điều kiện nhiệt độ cao 

cũng như các điều kiện khác trong các ứng dụng và điều kiện ứng dụng khác nhau. 

Có thể tham khảo thông tin từ Viện ống nhựa, PPI. 

Bảng X5.1 - Cấp áp lực nước (PR) tại nhiệt độ bằng và thấp hơn 80oF (27oC) của ống 
nhựa PE 

Vật liệu ống 
PEA 

PE3710 
PE4710 

PE2708  PE3608 
PE3708   PE4708 

PE2608 

HDS, psi 
(kPA) 

1000 
psi 

(6890 kPa) 800 psi (5520 kPa) 630 psi 
(4340 
kPa) 

DR ống Giá trị áp lực, psi (kPa) 

7.3 317 (2190) 254 (1750) 200 (1380) 

8.3 274 (1890) 219 (1510) 173 (1190) 

9 250 (1720) 200 (1380) 158 (1090) 

9.3 241 (1660) 193 (1330) 152 (1050) 

11 200 (1380) 160 (1100) 126 (870) 

13.5 160 (1100) 128 (880) 101 (700) 

15.5 138 (950) 110 (760) 87 (600) 

17 125 (860) 100 (690) 79 (540) 

21 100 (690) 80 (550) 63 (430) 

26 80 (550) 64 (440) 50 (340) 

32.5 63 (430) 51 (350) 40 (280) 

41 50 (340) 40 (280) 32 (220) 
A Xem thuật ngữ F 412 cho định nghĩa mã hiệu vật liệu nhựa nhiệt dẻo. 
 

Tiêu chuẩn này là bản quyền của ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box 
C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. Các bản in lại (sao đơn 
bản hay nhiều bản) của tiêu chuẩn này phải liên hệ với ASTM theo địa chỉ trên hay số 
điện thoại 610-832-9585, fax 610-832-9555, hoặc hộp thư điện tử service@astm.org; 
hay qua trang web www.astm.org. 
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Tiêu chuẩn kỹ thuật 
 

ống nhựa polyetylen (PE) (SDR-PR) dựa trên đường kính ngoàiJ 
 
ASTM F 714-06a 

1.PHẠM VI 
 
1.1.Tiêu chuẩn kỹ thuật này liên quan đến ống polyetylen (PE) với kích thước cấu tạo dựa trên 

đường kính ngoài từ 90 mm (3.5 inch) trở lên. 
 

1.2.Ba hệ kích thước đường kính ngoài tiêu chuẩn được dùng ở đây là: hệ mét ISO, hệ IPS, 
và hệ DIPS. Với các kích cỡ ống đặc biệt xem Mục 5.2.5. 
 

1.3.Hệ thống ống loại này được dùng cho xây dựng mới, luồn vào hệ thống ống cũ để vận 
chuyển nước, thoát nước đô thị, nội bộ, vận chuyển chất lỏng công nghiệp,.., cả có áp 
lẫn không có áp. 
 
Ghi chúChú thích 1 - Người sử dụng nên hỏi ý kiến nhà sản xuất để chắc chắn 
rằng bất kỳ sự phá hoại nào lên ống polyetylen của vật liệu được vận chuyển cũng 
không ảnh hưởng đến tuổi thọ sử dụng của ống. 
 

1.4.Các ống sản xuất theo tiêu chuẩn này được phân theo cấp áp lực. Xem Phụ lục X5 để biết 
thêm thông tin về cấp áp lực. 
 

                                            
J Tiêu chuẩn này nằm dưới quyền quản lý của ủy ban ASTM F17 về hệ thống ống nhựa và trực tiếp dưới 
Tiểu ban F 17.26 về ống olefin. Tiêu chuẩn hiện tại phê chuẩn vào 12/2006. Phiên bản đầu tiên phê 
chuẩn vào năm 1981. Phiên bản trước đó là vào năm 2006 với mã hiệu F 714-06. 
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Ghi chúChú thích 2 - Các mô tả và tham khảo của vật liệu PE2406, FE3406, 
FE3408 và vật liệu có HDB là 1450 psi đã bị loại bỏ trong Tiêu chuẩn F714 theo Tiêu 
chuẩn D 3350 và PPI TR-3. Với các vật liệu đã loại bỏ, nếu cần, xem phiên bản trước 
của tiêu chuẩn này, Tiêu chuẩn D 3350, PPI TR-3 và PPI TR-4. Những loại bỏ này 
không ảnh hưởng đến các tuyến đường ống đang được sử dụng. Xem Ghi chúChú 
thích 8 và 9. 
 

1.5.Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí lựa chọn vật liệu thô, yêu cầu cấu tạo, và thí nghiệm 
đánh giá phù hợp với yêu cầu trên. 
 

1.6.Tiêu chí quản lý chất lượng lấy theo nhà sản xuất. Xem Phụ lục X4 để có thông tin bao 
quát về vấn đề quản lý chất lượng. 
 

1.7.Hệ SI sử dụng đơn vị mét, hệ IPS (ANSI B36.10) và DIPS sử dụng đơn vị inch và 
pound. Các giá trị trong ngoặc chỉ mang tính tham khảo. 
 

1.8.Công tác thí nghiệm (nêu ở Mục 6) phải gắn liền với yêu cầu về an toàn: tiêu chuẩn này 
không đưa ra vấn đề về an toàn. Người tham gia thí nghiệm phải có trách nghiệm 
đảm bảo sức khoẻ và an toàn trong suốt quá trình thí nghiệm. 
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2.Tài liệu tham khảo 
 
2.1.Tiêu chuẩn ASTM:K 

D 1598, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định thời gian phá hỏng ống nhựa dưới áp lực bên trong 
ống không đổi 
D 1599, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định áp lực nước ngắn hạn lên ống nhựa và phụ tùng 

D 1600, Thuật ngữ liên quan đến chất dẻo 

D 2122, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định kích thước của ống và phụ tùng nhựa nhiệt dẻo 

D 2290, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo biểu kiến của ống nhựa và 
ống nhựa có gia cường bằng phương pháp đĩa cắt 

D 2657, Phương pháp thực hành lắp đặt cống hay công trình thoát nước tự chảy chôn dưới  
đất sử dụng ống nhựa nhiệt dẻo 

D 2412, Phương pháp thí nghiệm tính toán tải trọng tác dụng lên ống nhựa nhiệt dẻo bằng 
tải trọng tác dụng lên tấm song song 

D 2837, Phương pháp thí nghiệm xác định cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế và cơ sở áp lực thiết 
kế của ống nhựa nhiệt dẻo 

D 3350, Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống nhựa polyetylen và phụ kiện 

F 412, Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực sản xuất ống nhựa 

F 585, Tiêu chuẩn thực hành của công tác lồng ống nhựa polyetylen vào cống thoát nước 
hiện có 
 

2.2.Tiêu chuẩn ANSI: 

B36.10, Kích thước tiêu chuẩn ống thép (IPS) L 
 

2.3.Tiêu chuẩn ISO: 

161, ống nhựa nhiệt dẻo vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài và áp lực danh địnhM 

3607, ống polyetylen: Các sai số của đường kính ngoài và chiều dày vách4 

4427, ống polyetylen và phụ tùng cấp nước4 
 

2.4.Tiêu chuẩn liên Bang: 

Tiêu chuẩn liên Bang, số 123, Ghi nhãn xuất xưởng (các hãng dân sự)N 
 

2.5.Tiêu chuẩn quân sự: 

MIL-STD-129, Ghi nhãn xuất xưởng và lưu kho 5 
 

2.6.Tiêu chuẩn Canada: 

CGSB 41 GP-25M, ống polyetylen vận chuyển chất lỏngO 
 
2.7.Tiêu chuẩn NFS/ANSI: 

Tiêu chuẩn số 14, Các thành phần của ống nhựa và vật liệu liên quanP 

                                            
K Tham khảo tiêu chuẩn ASTM tại địa chỉ www.astm.org hay liên hệ qua email ervice@astm.org. 
L American National Standards Institute (ANSI), 25 W.46rd St, 4th Floor, New York, NY 10036, 
http://www.ansi.org. 
M International Organiztion for Standardization (ISO), 1 rue de VarembÐ, Case postale 56, CR-1211, 
Geneva 20, Switzeland, http://www.iso.ch. 
N Standardization Documents Order Desk, DODSSP, bldg, 4, Section, 700 Robbins Ave., Philadenphia, 
PA 19111-5098, http://www.dodssp.daps.mil. 
O Canada Standards Association (CSA), 5060 Spectrum Way, Mississauga, ON L4 5N6, Canada, 
http://www.csa.ca. 
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Tiêu chuẩn số 61, Các thành phần của hệ thống cung cấp nước uống - ảnh hưởng đến sức 
khoẻ7 

 
2.8.Các tài liệu khác: 

PPI TR-3, Phương pháp và cách thức xây dựng hệ thống phân cấp theo Cơ sở thuỷ tĩnh 
thiết kế (HDB), Cơ sở áp lực thiết kế (PDB), Cơ sở cường độ thiết kế (SDB), và Cường 
độ yêu cầu nhỏ nhất (MRS) của vật liệu ống và ống nhựa nhiệt dẻoQ 

PPI TR-4, HDB/SDB/PDB/MRS Danh sách vật liệu, danh sách phân cấp vật liệu ống và 
ống nhựa nhiệt dẻo của PPI theo theo Cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế (HDB), Cơ sở áp lực 
thiết kế (PDB), Cơ sở cường độ thiết kế (SDB), và Cường độ yêu cầu nhỏ nhất (MRS)8 

 

3.thuật ngữ 
 
3.1.Ngoài các định nghĩa dưới đây, các định nghĩa khác lấy theo thuật ngữ của Tiêu chuẩn 

F 412 và Tiêu chuẩn D 1600. 
 

3.2.Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn: 
 

3.2.1.Mối quan hệ giữa hệ số kích thước với ứng suất thủy tĩnh thiết kế và áp lực thuỷ tĩnh: 

2

/ 1
o

S
P

D t



 

trong đó: 
S = ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế, psi (hay kPa, MPa). 
P = cấp áp lực, psi (hay kPa, MPa). 
D0 = đường kính ngoài trung bình, inch (hay mm). 
t = chiều dày vách ống nhỏ nhất, inch (hay mm). 
D0/t = hệ số kích thước. 
 
3.2.2.Quan hệ giữa cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế và ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế - ứng suất thuỷ 

tĩnh thiết kế S xác định bằng cách nhân giá trị cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế (HDB) với 
hệ số thiết kế DF có giá trị nhỏ hơn 1.0. 
 
Ghi chúChú thích 3 - Cấp ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế (HDS) của vật liệu PE lấy 
theo Tiêu chuẩn D 2837, PPI TR-3 và PPI TR-4. 

 

4.Vật liệu 
 
4.1.Hỗn hợp polyetylen - Hỗn hợp vật liệu polyetylen phù hợp dùng để sản xuất ống dựa vào tiêu 

chuẩn này phải tuân theo yêu cầu của Tiêu chuẩn D 3350 và yêu cầu ở Bảng 2, và có 
danh sách PPI TR-4 HDB, HDS ở nhiệt độ 73oF (23oC), danh sách HDB ở nhiệt độ 
140oF (60oC). Xem S1. 
 

4.2.Màu sắc và độ ổn định tia cực tím - Hỗn hợp vật liệu polyetylen phải tuân theo Tiêu 
chuẩn D 3350 mã C hoặc E. Hỗn hợp vật liệu mã C phải có 2 đến 3% than đen. Hỗn 
hợp vật liệu mã E được đánh màu với chất ổn định tia cực tím. 
 

                                                                                                                                                        
P NSF International, P.O. Box 130140, 789 N. Dixboro Rd., Ann Arbor, MI 48113-0140, 
http://www.nsf.org. 
Q Plastic Pipe Institute, Inc. (PPI), 105 Decker Court, Irving, TX 75062. 
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4.3.Vật liệu tái chế - Hỗn hợp polyetylen sạch lấy từ sản phẩm của chính nhà sản xuất đó 
nếu đảm bảo điều kiện ở Mục 4.1 và 4.2 như với vật liệu gốc thì phù hợp để chế tạo 
ống, hỗn hợp đó có thể để riêng hay trộn lẫn với hỗn hợp mới cùng loại. ống được chế tạo 
từ vật liệu tái chế phải đảm bảo các yêu cầu về vật liệu cũng như sản phẩm theo yêu 
cầu của tiêu chuẩn này. 

 

5.Yêu cầu 
 
5.1.Chất lượng theo quan sát - ống phải đồng nhất về màu sắc, độ đục, trọng lượng, hay tính 

chất khác. Bề mặt ngoài và trong phải bóng (phụ thuộc vào loại nhựa), không dính. 
Bề mặt không quá thô, nếu nhỏ thì có thể chấp nhận được. Vách ống không có 
những vết nứt, khe hở, lỗ rỗng hay những yếu tố tương tự có thể nhìn thấy bằng mắt 
thường ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của vách ống. Các khe hở tại vị trí đục lỗ của 
ống đục lỗ có thể chấp nhận được. Vết thô có thể phát triển trong ống dưới tác dụng 
của ánh sáng mặt trời (có tia cực tím) trong thời gian dài và liên tục, những yêu cầu 
này không áp dụng cho ống không chịu ảnh hưởng trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. 
 

Bảng 1 - áp lực và nhiệt độ yêu cầu của ống nướcA 

Nhiệt độ ứng suất 
Thời gian trung bình trước 
khi bị phá huỷ, min, giờ 

80 ± 2oC (176 ± 3.6oF) 4.60 ± 0.07 MPa (670 ± 10 psi) 170 h 
80 ± 2oC (176 ± 3.6oF) 4.00 ± 0.07 MPa (580 ± 10 psi) 1000 h 

A Với đường kính ngoài ống, áp lực thí nghiệm bên trong ống được tính toán theo công thức 
sau: 

1

2





t

D

S
P

o

 

trong đó: 
P = áp lực thí nghiệm, psi (MPa). 
S = ứng suất vòng, psi (MPa). 
Do = đường kính ngoài trung bình đo được, inch (mm). 
t = chiều dày vách ống đo được, inch (mm). 
Bảng 2 - Phân loại vật liệu ống polyetylen theo Tiêu chuẩn D 3350 

Tính chất vật lý 
Số phân loại vật liệu 

PE2606 PE2706 PE2708 PE3608 PE3708 PE3710 PE4708 PE4710 

Tỷ trọng 2 2 2 3 3 3 4 4 
Chỉ số chảy 3 hoặc 

4 
3 hoặc 4 3 hoặc 4 4 4 4 4 4 

Môđun uốn  ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 6 
Cường độ chịu 

kéo 
≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

Khả năng chống rạn 
(F 1473) 

6 7 7 6 7 7 7 7 

Phân loại cường độ 
thủy tĩnh 

3 3 3 4 4 4 4 4 

Màu và chất bền 
UV 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

C hoặc 
E 

HDB ở 140oF 
(60oC), PPI TR-4, 

psi (MPa) 

B B B B B B B B 

HDB ở 73oF 
(23oC), PPI TR-4, 

psi (MPa) 

630 
(4.34) 

630 
(4.34) 

800 
(5.52) 

800 
(5.52) 

800 
(5.52) 

1000 
(6.90) 

800 
(5.52) 

1000 
(6.90) 

A Xem 4.2. 
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B Yêu cầu nhà sản xuất công bố. 
 
5.2.Kích thước và sai số: 
 
Bảng 3 - Đường kính ngoài và sai số 

Hệ ISO (ISO 161/1) 

Cỡ ống danh 
định 

Tương đương 
với 

Đường kính 
ngoài, Do, mm 

mm inch min maxA 

90 3.543 90 90.8 
110 4.331 110 111.0 
160 6.299 160 161.4 
200 7.874 200 201.8 
250 9.843 250 252.3 
280 11.024 280 282.5 
315 12.402 315 317.8 
355 13.976 355 358.2 
400 15.748 400 403.6 
450 17.717 450 454.1 
500 19.686 500 504.5 
560 22.047 560 565.0 
630 24.803 630 835.7 
710 27.953 710 716.4 
800 31.496 800 807.2 
900 36.433 900 908.1 

1000 39.370 1000 1009.0 
1200 47.244 1200 1210.8 
1400 55.118 1400 1412.6 
1600 62.992 1600 1614.4 

A Xem ISO 3807. 
 
5.2.1.Đường kính ngoài - Các giá trị này lấy theo Bảng 3 (đơn vị SI), Bảng 4, 5 (đơn vị inch 
và pound) và được đo theo Tiêu chuẩn D 2122 tại vị trí cách đầu ống không dưới 300 mm (11.8 
inch). Thí nghiệm thực hiện ở điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn (không cần lưu ý đến độ ẩm 
tương đối). 
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Bảng 4 - Đường kính ngoài và sai số theo hệ IPS (ANSI B36.10) 

Cỡ ống danh 
định, inch 

Tương đương 
với, mm 

Đường kính ngoài thực tế, inch 

Trung bình Sai số ± inch 

3 88.9 3.500 0.016 
4 114.3 4.500 0.020 
5 136.5 5.375 0.025 
5 141.3 5.563 0.025 
6 168.3 6.625 0.030 
7 181.0 7.125 0.034 
8 219.1 8.625 0.039 
10 273.1 10.750 0.048 
12 323.8 12.750 0.057 
13 339.7 13.375 0.060 
14 355.6 14.000 0.063 
16 406.4 16.000 0.072 
18 457.2 18.000 0.081 
20 508.0 20.000 0.090 

21.5 546.1 21.000 0.097 
22 558.8 22.000 0.099 
24 609.6 24.000 0.108 
26 660.4 26.000 0.117 
28 711.2 28.000 0.126 
30 762.0 30.000 0.135 
32 812.8 32.000 0.144 
34 863.6 34.000 0.153 
36 914.4 36.000 0.162 
42 1066.8 42.000 0.189 
48 1219.2 48.000 0.218 
54 1371.6 54.000 0.243 

A Cỡ ống đặc biệt. 
 
Bảng 5 - Đường kính ngoài và sai số 

HỆ DIPS 

Cỡ ống danh 
định, inch 

Tương đương 
với, mm 

Đường kính ngoài thực tế, 
inch 

Trung bình Sai số ± inch 

3 100.6 3.96 0.016 
4 121.9 4.80 0.022 
6 175.3 6.90 0.031 
8 229.9 9.05 0.041 
10 281.9 11.10 0.050 
12 385.3 13.20 0.059 
14 388.6 15.30 0.069 
16 442.0 17.40 0.078 
18 495.3 19.50 0.088 
20 548.6 21.60 0.097 
24 655.3 25.80 0.116 
30 812.8 32.00 0.144 
36 972.8 38.30 0.172 
42 1130.3 44.50 0.200 
48 1290.3 50.80 0.229 
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Bảng 6 - Chiều dày vách ống nhỏ nhất, hệ ISO 161, mm 

DR 
Cỡ ống danh 
định, inch 

41 32.5 26 21 17 11 

90 ... ... 3.5 4.3 5.3 8.2 
110 ... 3.4 4.2 5.2 6.5 10.0 
160 ... 4.9 6.2 7.6 9.4 14.5 
200 ... 6.2 7.7 9.5 11.8 18.2 
250 ... 7.7 9.6 11.9 14.7 22.7 
280 ... 8.6 10.8 13.3 16.5 25.5 
315 ... 9.7 12.1 15.0 18.5 28.6 
355 ... 10.9 13.7 18.9 20.9 32.3 
400 ... 12.3 15.4 19.0 23.5 36.4 
450 ... 13.8 17.3 21.4 26.5 ... 
500 ... 15.4 19.2 23.8 29.4 ... 
560 ... 17.2 21.5 26.7 32.9 ... 
630 ... 19.4 24.2 30.0 37.1 ... 
710 ... 21.8 27.3 33.8 41.8 ... 
800 ... 24.6 30.8 38.1 47.1 ... 
900 ... 27.7 34.6 42.9 ... ... 

1000 24.4 30.8 38.5 47.6 ... ... 
1200 29.3 36.9 46.2 ... ... ... 
1400 34.1 43.1 ... ... ... ... 
1600 39.0 49.2 ... ... ... ... 
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Bảng 7 - Chiều dày vách ống nhỏ nhất, hệ IPS, inch (ANSI B36.10) 
IPS 
Cỡ 

ống 
danh 

định, 
inch 

Cỡ ống 
thực 
tế 

Hệ số kích thước 

41 32.5 26 21 17 15.5 13.5 11 9.3 9 8.3 7.3 

3 3.500 0.085 0.108 0.135 0.167 0.206 0.226 0.259 0.318 0.376 0.389 0.422 0.479 

4 4.500 0.110 0.138 0.173 0.214 0.265 0.290 0.333 0.409 0.484 0.500 0.542 0.616 

5 5.376 0.131 0.165 0.207 0.256 0.316 0.347 0.398 0.489 0.578 0.597 0.648 0.736 

5 5.563 0.136 0.171 0.214 0.265 0.327 0.359 0.412 0.506 0.598 0.618 0.670 0.762 

6 6.625 0.162 0.204 0.255 0.315 0.390 0.427 0.491 0.602 0.712 0.736 0.798 0.908 

7 7.125 0.174 0.219 0.274 0.340 0.420 0.460 0.528 0.648 0.766 0.792 0.858 0.976 

8 8.625 0.210 0.285 0.332 0.411 0.507 0.556 0.639 0.784 0.927 0.958 1.039 1.182 

10 10.750 0.262 0.331 0.413 0.512 0.632 0.694 0.796 0.977 1.156 1.194 1.295 1.473 

12 12.760 0.310 0.392 0.490 0.607 0.750 0.823 0.444 1.159 1.371 1.417 1.536 1.747 

13 13.375 0.326 0.412 0.514 0.637 0.787 0.863 0.991 1.216 1.438 1.488 1.611 1.832 

14 14.000 0.341 0.431 0.538 0.667 0.824 0.903 1.037 1.273 1.505 1.556 1.697 1.918 

16 16.000 0.390 0.492 0.615 0.762 0.941 1.032 1.185 1.455 1.720 1.778 1.928 2.192 

18 18.000 0.439 0.554 0.692 0.857 1.059 1.161 1.333 1.636 1.935 2.000 2.169 2.466 

20 20.000 0.488 0.615 0.769 0.952 1.176 1.290 1.481 1.818 2.151 2.222 2.409 ... 

21.5 21.000 0.524 0.662 0.827 1.024 1.265 1.387 1.593 ... ... ... ... ... 
22 22.000 0.537 0.677 0.846 1.048 1.294 1.419 1.630 0.200 2.366 2.444 ... ... 
24 24.000 0.585 0.738 0.923 1.143 1.412 1.548 1.778 2.182 2.581 2.667 ... ... 
26 26.000 0.634 0.800 1.000 1.238 1.529 1.677 1.926 2.364 2.796 ... ... ... 
28 28.000 0.683 0.862 1.154 1.333 1.647 1.805 2.072 2.545 3.011 ... ... ... 
30 30.000 0.732 0.923 1.231 1.429 1.765 1.935 2.222 2.727 3.226 ... ... ... 
32 32.000 0.780 0.985 1.308 1.524 1.882 2.065 2.370 2.909 ... ... ... ... 
34 34.000 0.829 1.046 1.385 1.619 2.000 2.194 2.519 3.091 ... ... ... ... 
36 36.000 0.878 1.108 1.615 1.714 2.118 2.323 2.667 3.273 ... ... ... ... 
42 42.000 1.024 1.292 1.846 2.000 2.471 2.710 ... ... ... ... ... ... 
48 48.000 1.171 1.477 2.077 2.286 2.824 3.097 ... ... ... ... ... ... 
54 54.000 1.317 1.662 ... 2.571 3.176 ... ... ... ... ... ... ... 

A Cỡ ống đặc biệt. 
Bảng 8 - Chiều dày vách ống nhỏ nhất 

Hệ DIPS, inch 

DIPS 
Cỡ ống danh 
định, inch 

Cỡ ống 
thực tế 

ODA 

Hệ số kích thước 

41 32.5 26 21 17 13.5 11 

3 3.96 ... 0.122 0.153 0.189 0.233 0.294 0.380 

4 4.80 0.117 0.148 0.185 0.229 0.283 0.356 0.437 

6 6.90 0.168 0.213 0.266 0.329 0.406 0.512 0.628 

8 9.05 0.221 0.279 0.348 0.431 0.533 0.670 0.823 

10 1.10 0.238 0.342 0.427 0.529 0.653 0.823 1.009 

12 1.32 0.322 0.407 0.508 0.629 0.777 0.978 1.200 

14 15.30 0.373 0.471 0.589 0.729 0.900 1.134 1.391 

16 17.40 0.424 0.236 0.670 0.829 1.024 1.289 1.582 

18 19.50 0.463 0.600 0.750 0.929 1.147 1.445 1.773 

20 21.80 0.527 0.665 0.832 1.029 1.271 1.600 1.964 

24 25.80 0.629 0.794 0.993 1.229 1.518 1.912 2.346 

30 32.00 0.780 0.985 1.231 1.524 1.883 2.371 2.909 

36 38.30 0.934 1.179 1.473 1.824 2.253 2.837 3.482 

42 44.50 1.085 1.370 1.712 2.119 2.618 3.297 4.046 

48 50.80 1.239 1.563 1.954 2.419 2.989 3.763 4.619 
A Theo Bảng 6. 
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5.2.3.Độ lệch - Khi đo và tính toán chiều dày ống theo Tiêu chuẩn D 2122 tại bất kỳ mặt cắt 
ngang nào của ống không vượt quá 12%. 
 

5.2.4.Tại đầu ống bị cắt - Khi đo theo Mục 5.2.1, đường kính ngoài tại vị trí đầu cắt ống 
bị cắt không nhỏ hơn 1.5% đường kính ngoài của ống nguyên dạng. Vị trí đo đường 
kính ngoài của ống nguyên dạng không nhỏ hơn 1.5 lần đường kính ống hay không 
nhỏ hơn 11.8 inch (300 mm) tính từ đầu ống. Đường kính ngoài nguyên dạng lấy theo 
ở Bảng 3, 4 và 5. 
 

5.2.5.Kích cỡ ống đặc biệt - Nếu do điều kiện của tuyến ống hiện có hay điều kiện địa 
phương đòi hỏi cần có ống có đường kính hay hệ số đường kính khác tiêu chuẩn, thì 
các ống có đường kính hay hệ số đường kính khác tiêu chuẩn này có thể được sử 
dụng khi có sự đồng ý giữa khách hàng và nhà sản xuất. ống phải được sản xuất từ 
chất dẻo đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn này, với cường độ và yêu cầu thiết kế 
được tính toán dựa trên các chỉ tiêu giống như các loại ống được nêu trong tiêu chuẩn. Với 
các giá trị đường kính không thể hiện ở Bảng 3, 4 và 5, sai số theo % cũng lấy theo 
bảng trên theo đường kính (nhỏ hơn) gần nó nhất. Chiều dày vách ống nhỏ nhất theo 
giá trị DR không thể hiện ở Bảng 6, 7 và 8 có thể tính toán bằng cách chia đường 
kính ngoài trung bình cho giá trị DR và làm tròn sau dấu thập phân 3 chữ số với cỡ 
ống theo đơn vị inch và 2 chữ số theo với cỡ ống theo đơn vị mét, sai số phù hợp với 
5.2.3. 
 

5.3.Thí nghiêm xác định áp lực - Tât cả các ống phải đạt được yêu cầu nêu ở 5.3.2 hoặc 5.3.1 
hay 5.4. 
 
Ghi chúChú thích 4 - Yêu cầu 5.3.1 và 5.3.2 chỉ dùng cho thí nghiệm trong phòng 
và không phù hợp với thí nghiệm ngoài hiện trường. Xem tiêu chuẩn thi công và kiểm 
tra rò rỉ phù hợp hay những lời khuyên của nhà sản xuất khi thực hiện thí nghiệm tại 
hiện trường. 
 

5.3.1.Tăng áp ngắn hạn - Thí nghiệm phá huỷ hay không phá huỷ theo 5.3.1.1 hay 5.3.1.2. áp 
lực thí nghiệm phải xác định theo 3.2.1 với S là giá trị ứng suất vòng và P là áp lực 
thí nghiệm. 
 

5.3.1.1.Thí nghiệm phá huỷ - Với ống có đường kính danh định nhỏ hơn 12 inch (315 mm), 
ống sẽ bị gãy vỡ khi thí nghiệm theo 6.1. ứng suất vòng nhỏ nhất là 2500 psi cho vật 
liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 2, và 2900 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 3 
và 4. 
 

5.3.1.2.Thí nghiệm không phá huỷ - Khi tăng tới áp lực thí nghiệm và giữ áp lực thí nghiệm 
trong 5 giây, ống không bị phá huỷ hay biến dạng khi thí nghiệm theo 6.1 với ứng 
suất vòng nhỏ nhất là 2500 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 2, và 2900 psi 
cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 3 và 4. 
 

5.3.2.áp lực và nhiệt độ yêu cầu - Thí nghiệm theo Mục 6.2 với nhiệt độ và ứng suất quy 
định ở Bảng 1 theo thời gian trung bình nhỏ nhất trước khi bị phá huỷ. Nếu bị phá 
huỷ trước thời gian nhỏ nhất ở điều kiện ứng suất cao, thí nghiệm lại với ứng suất 
thấp hơn. Phá huỷ ở điều kiện ứng suất thấp nhất coi như không đạt yêu cầu này. 
 

5.4.Cường độ chịu kéo chảy dẻo - Với đường kính ống 3 inch (90 mm) hay lớn hơn, yêu cầu 
tăng áp ngắn hạn theo yêu cầu 5.3.1 có thể thay thế bằng cường độ chịu kéo chảy 
dẻo yêu cầu. Giá trị cường độ chịu kéo chảy dẻo nhỏ nhất xác định theo Mục 6.3 là 
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2520 psi (17.4 MPa). 
 

5.5.Quản lý chất lượng - theo Mục 5, số mẫu thử phải đủ theo yêu cầu thí nghiệm. Với Mục 
đích quản lý chất lượng có thể chấp nhận thí nghiệm với mẫu đơn lẻ. 
 
Ghi chúChú thích 5 - Nhà sản xuất thực hiện thí nghiệm quản lý chất lượng phù hợp 
với tần suất phụ thuộc vào quá trình vận hành sản xuất của họ. Xem Phụ lục X4. 

 

6.Phương pháp thí nghiệm 
 
6.1.Thí nghiệm tăng áp ngắn hạn - Thí nghiệm phá hủy áp dụng cho ống có đường kính danh 

định nhỏ hơn hoặc bằng 12 inch (315 mm) theo Tiêu chuẩn D 1599. Thí nghiệm 
không phá huỷ áp dụng cho tất cả các cỡ ống theo Tiêu chuẩn D 1598 với áp lực và thời 
gian thí nghiệm theo 5.3.1.2. Thí nghiệm tiến hành ở nhiệt độ 73.4 ± 3.6oF (23 ± 
2oC) (không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối). 
 
Ghi chúChú thích 6 - Cảnh báo : Thí nghiệm tăng áp theo 6.1 không được bắt đầu 
nếu bong bóng khí vẫn còn trong mẫu đã đổ đầy nước. 
 

6.2.Thí nghiệm áp lực và nhiệt độ yêu cầu - Chuẩn bị ít nhất 3 mẫu và thí nghiệm theo 
Tiêu chuẩn D 1598 với ứng suất vòng (S) và nhiệt độ theo Bảng 1. Hai trong ba mẫu 
phải đạt thời gian yêu cầu trung bình nhỏ nhất trước khi bị phá huỷ. Sử dụng nước làm 
môi trường thí nghiệm trong mẫu. 
 

6.3.Tính chất chịu kéo -  Cách làm và thiết bị thí nghiệm theo Tiêu chuẩn D 2290. Mẫu thử 
được cắt từ ống. Thí nghiệm với ít nhất 5 mẫu ở nhiệt độ 73.4 ± 3.6oF (23 ± 2oC) 
(không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối). Thí nghiệm này áp dụng cho ống có đường 
kính danh định bằng hoặc lớn hơn 3 inch (90 mm). 
 

7.Thí nghiệm lại và loại bỏ 
 
7.1.Nếu kết quả của bất kỳ thí nghiệm nào không đạt theo yêu cầu của tiêu chuẩn này, thí 

nghiệm đó có thể thực hiện lại theo thỏa thuận giữa người mua và bán. Không được 
thay thế hay sửa đổi phương pháp thí nghiệm, hay thay đổi giới hạn tiêu chuẩn. 
Trong quá trình thí nghiệm lại, các sản phẩm và phương pháp thí nghiệm cũng phải 
tuân theo tiêu chuẩn. Nếu thí nghiệm lại kết quả vẫn không đạt, có nghĩa là chất 
lượng của sản phẩm không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

 

8.Chứng nhận 
 
8.1.Nếu trong hợp đồng mua bán yêu cầu, chứng nhận của nhà sản xuất phải được cung cấp tới 

người mua đảm bảo vật liệu đã đạt yêu cầu về sản xuất, thí nghiệm và kiểm tra theo 
tiêu chuẩn này. Nếu được yêu cầu trong hợp đồng mua bán, bản báo cáo thí nghiệm 
cũng phải được cung cấp. Mỗi loại chứng nhận phải có chữ ký của người có thẩm quyền 
của nhà sản xuất. 

 

9.Nhãn hiệu 
 
9.1.Nhãn hiệu ghi trên ống phải bao gồm các thông tin dưới đây và khoảng cách giữa các nhãn 

hiệu không lớn hơn 5 ft (1.5 m). 
 

Formatted: Font: (Default) Arial, Bold

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: (Default) Arial, Bold

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering



ASTM F 714-06a                                                  TCVN xxxx:xx                                                   Final Draft 

ASTM   F 714-06a-3  

AASHTO F 714-06a31 
1/16 

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Border: Top: (Single solid line, Auto,  0.5 pt Line
width), Tab stops:  6.5", Right + Not at  6"

Formatted: Font: .VnTime

Formatted: Font: .VnTime

9.1.1.Nhãn hiệu ghi trên lô hàng theo thỏa thuận giữa người mua và nhà sản xuất. 
 
Ghi chúChú thích 7 - Nhãn hiệu ở đầu ống chỉ được sử dụng 1 lần theo thỏa thuận 
giữa người mua và nhà sản xuất khi ống được người mua dùng để sản xuất các chi tiết 
khác như phụ tùng, đầu chuyển, đai nối làm nhãn hiệu trên ống bị mất. Khi ống được 
sử dụng làm ống vận chuyển chất lỏng, nhãn hiệu ghi theo 9.1. 
 

9.1.2.Chữ cái ASTM cùng với số hiệu của tiêu chuẩn này. 
 

9.1.3.Chữ cái PE và số phân loại vật liệu Tiêu chuẩn D 3350 của hỗn hợp vật liệu thô được sử 
dụng theo Bảng 2. Nếu được, mã hiệu vật liệu ống nhựa nhiệt dẻo có thể sử dụng để 
thay thế. 
 
Ghi chúChú thích 8 - Nhà sản xuất xác định mã hiệu vật liệu nhựa nhiệt dẻo theo 
Mục 4 và thuật ngữ F 412. Không thể áp dụng cho tất cả các trường hợp, ví dụ, theo 
Tiêu chuẩn D 3350, vật liệu có tỷ trọng là 2 có HDB là 3, nhưng không có HDB là 4. Mã 
hiệu vật liệu nhựa nhiệt dẻo thông thường là PE2606, PE2708, PE3608, PE3708, PE 
3710, PE4708 và PE4710. 
 
Ghi chúChú thích 9 - Những phiên bản trước đây của Tiêu chuẩn F 714 bao gồm vật 
liệu PE có mã hiệu PE2406, PE3406, PE3407 và PE3408. Thay đổi của Tiêu chuẩn 
D 3350 và PPI TR-3 làm thay đổi mã hiệu vật liệu, kết quả là vật liệu PE2406 được 
thay bằng PE2606 và PE2708; vật liệu PE3406 được thay bằng PE3606; vật liệu 
PE3407 không còn được sử dụng; vật liệu PE3408 được thay bằng PE3608, PE3708, 
PE3710, PE4708 và PE4710. Trong thời gian cần thiết để cập nhật tiêu chuẩn, mã 
hiệu sản phẩm có thể bao gồm cả mã hiệu cũ và mới, ví dụ PE2406/PE2606. 
 

9.1.4.Đường kính ngoài danh định của ống lấy đơn vị mm hay inch theo Bảng 3, 4 và 5, và 
hệ cỡ ống được thiết kế: "XX mm ISO", hay "XX in IPS", "XX in DIPS". Với đường kính 
ngoài hệ mét, ký tự "ISO" có thể bỏ qua; với đường kính ngoài hệ inch, ký tự "in" có 
thể thay thế bằng ký tự ("). 
 

9.1.5.Hệ số kích thước DR, hay cấp áp lực, hoặc cả hai lấy đơn vị kilopascal hay pound trên 
inch vuông dạng "XXX kPa" hay "XXX psi" với "XXX" là giá trị cấp áp lực của nước ở 
nhiệt độ thấp hơn 80oF (27oC). Xem Phụ lục X5. 
 

9.1.6.Tên hay thương hiệu của nhà sản xuất. 
 

9.1.7.Mã sản phẩm mà từ đó nơi và ngày sản xuất có thể xác định được. 
 

9.1.8.ống dùng để vận chuyển nước có thể có thêm nhãn mác của phòng thí nghiệm được công 
nhận (xem 4.3). 
 

9.2.Sử dụng màu để xác định mục đích sử dụng của ống - Không yêu cầu, nhưng nếu dùng 
màu để xác định mục đích sử dụng của ống thì sử dụng màu xanh trời đậm cho 
ống nước; màu xanh lá cây cho  cống thoát nước; màu tím cho nước được xử lý. 

 

10.Bảo hiểm chất lượng 
 
10.1.Nếu ống được dán nhãn theo Tiêu chuẩn ASTM F 714, nhà sản xuất phải xác nhận rằng 

sản phẩm được sản xuất, kiểm tra, lấy mẫu, thí nghiệm căn cứ tiêu chuẩn và đảm 
bảo những yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này. 
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11.từ khoá 
 
11.1.ống công nghiệp; ống không áp; ống nhựa; ống polyetylen; ống thoát nước; ống nước. 

 

yêu cầu khác 
 
Yêu cầu áp dụng với nhà quản lý hay người sử dụng ống để vận chuyển hay đấu nối với hệ 
thống nước sạch. 
 
S1. Yêu cầu nước sạch - Sản phẩm dùng để đấu nối với nước sạch phải được đánh giá, thí 
nghiệm và chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn ANSI/NFS số 61 hay NSF số 14 bởi người có 
thẩm quyền khi nhà quản lý yêu cầu. 

yêu cầu thêm khác 
hợp đồng nhà nước/quân đội 

Yêu cầu chỉ áp dụng với hợp đồng liên Bang/quân đội, không dùng trong mua bán hay chuyển 
giao dân sự. 
 
S2. Trách nhiệm giám sát - Loại trừ yêu cầu khác nêu trong hợp đồng, nhà sản xuất phải có trách 
nhiệm thực hiện giám sát cũng như thí nghiệm như tiêu chuẩn yêu cầu. Nhà sản xuất có thể 
dùng thiết bị của mình để thực hiện thí nghiệm nếu được người mua chấp nhận. Người mua 
có quyền thực hiện bất kỳ công tác kiểm tra hay thí nghiệm nào trong tiêu chuẩn này để 
chắc chắn rằng vật liệu được chế tạo đảm bảo yêu cầu. 
 
Ghi chúChú thích 10 - Với hợp đồng liên Bang, người môi giới phải có trách nhiệm giám sát. 
 
S3. Đóng gói và dán nhãn theo hợp đồng của chính phủ Mỹ. 
 
S3.1. Đóng gói - Loại trừ yêu cầu khác nêu trong hợp đồng, vật liệu phải được đóng gói theo tiêu 
chuẩn của nhà cung cấp với điều kiện tốt để khi tới đích nó phải đảm bảo yêu cầu và vận 
chuyển dễ dàng nhất. Container hay kiện hàng phải theo luật phân cấp hàng dựa trên luật 
vận chuyển chung và quốc tế. 
 
S3.2. Nhãn hiệu - Nhãn hiệu cho kiện hàng phải tiêu Tiêu chuẩn liên Bang số 123 áp dụng cho 
dân sự, hay MIL-STD-129 cho quân đội. 
 

phụ lục 
(Thông tin không bắt buộc) 

 
X1. Thông tin chung 

X1.1. Với hệ thống ống polyetylen chôn dưới đất được thi công theo Tiêu chuẩn D 2321 hay các 
tài liệu tương đương (1-15; được liệt kê ở phần cuối của tiêu chuẩn này) thì độ cứng ống không 
phải là một yếu tố khống chế trong thiết kế. 
 
X1.1.1. Nếu cần khống chế độ võng của ống polyetylen không áp thì căn cứ vào thông tin dưới 
đây. 

X2. Khống chế độ võng của hệ thống ống polyetylen không áp 
 

X2.1. Khống chế độ võng là một nhiệm vụ quan trọng của công trình chôn dưới đất. Dùng Tiêu 
chuẩn thực hành D 2321 để thực hiện công tác này. Tất cả các cỡ ống theo Tiêu chuẩn F174 
sẽ được thi công tốt nếu thực hiện theo Tiêu chuẩn D 2321. 
 

Formatted: Bullets and Numbering



ASTM F 714-06a                                                  TCVN xxxx:xx                                                   Final Draft 

ASTM   F 714-06a-3  

AASHTO F 714-06a33 
1/16 

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Border: Top: (Single solid line, Auto,  0.5 pt Line
width), Tab stops:  6.5", Right + Not at  6"

Formatted: Font: .VnTime

Formatted: Font: .VnTime

X2.2. Khi ống polyetylen dùng để luồn vào cống thoát nước có sẵn hay được lắp đặt tại nơi 
không chịu  ảnh hưởng của môi trường xung quanh, áp dụng Tiêu chuẩn thực hành F 585 để 
lựa chọn hệ số đường kính ống thích hợp. 
 
X2.3. Độ võng của ống chôn dưới đất được tính theo công thức Spangler sửa đổi: 

10.149 0.061

e c
D KW

X
PS E




 

trong đó: 
X = độ võng (ngang hay đứng), inch (hay mm). 
K = hệ số nền, phụ thuộc vào phản lực móng của đáy hố đào. 
De = hệ số võng. 
Wc = tải trọng thẳng đứng trên đơn vị chiều dài ống, lbf/in (hay N/m). 
PS = độ cứng ống = 4.472E/(SDR-1)3, với E là môđun kháng uốn của vật liệu ống (xem Mục 
4), psi (hay kPa) 
E1 = môđun đàn hồi của đất, phụ thuộc vào cường độ đất và độ chặt, psi (hay kPa). 
 
Ghi chúChú thích X2.1 - Độ cứng ống (PS) có thể xác định bằng cách đo số liệ tại độ võng 
5% theo Tiêu chuẩn D 2412. Xem phụ lục của Tiêu chuẩn thí nghiệm D 2412 để hiệu chỉnh 
giá trị đo theo các mức độ võng khác. 
 
X2.4. Để sử dụng trong tính toán này, giá trị độ cứng ống có thể tra trong Bảng X2.1. Ngoài 
ra có thể tham khảo tài liệu của nhà sản xuất nếu cần biết số liệu của sản phẩm đặc biệt. 
 
Bảng X2.1 - Độ cứng ống theo vật liệu và DR, psi 

DR, 
Số phân loại môđun 

41 32.5 26 21 17 11 

3 2-6 6-11 11-23 22-46 71-87 179-
358 

4 6-8 11-16 23-31 45-81 87-120 358-
492 

5 8-11 16-23 31-48 61-89 120-
175 

492-
716 

 
X3. độ võng giới hạn cho phép 

X3.1. Các báo cáo nghiên cứu, bao gồm cả kinh nghiệm về vấn đề này được lưu trữ tại trụ sở 
chính của ASTM. 
 
X3.2. Khi chịu tải trọng, ống polyetylen được sản xuất theo tiêu chuẩn này sẽ võng hoặc biến 
dạng nhưng không mất ổn định và giữ trạng thái kết cấu ổn định với độ võng có thể lên tới 
hoặc hơn 20% đường kính thẳng đứng. Tuy nhiên, nếu DR nhỏ thì giá trị độ võng cho 
phép để kết cấu đảm bảo ổn định lâu dài cũng nhỏ hơn. Nhà sản xuất ống nên đưa ra giá 
trị an toàn cho vật liệu ống đặc biệt. Vì thiếu số liệu của vật liệu ống đặc biệt, Bảng 
X3.1 chỉ cung cấp giá trị an toàn cho ống polyetylen thông thường. Những giá trị này có hệ 
số an toàn là 2. 
 
Bảng X3.1 - Độ võng cho phép của ống polyetylen chôn dưới đất, ngắn hạn, % 

DR Độ võng cho phép 

41 10.9 
32.5 8.6 
26 6.5 
21 5.0 
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17 4.0 
11 3.3 

X3.3. Nếu không có tải trọng ngoài tác dụng lên ống, độ ổn định của ống không biến hình 
nếu độ võng tăng đến 10%. Lựa chọn DR chính xác, xem Tiêu chuẩn thực hành F 585. 
 
X3.4. Khi ống polyetylen chịu tải trọng động ngoài với chiều sâu chôn ống nhỏ hơn 4ft (1200 
mm), phải quan tâm đến điều kiện đất đắp ngoài ống. 

 
X4. Quản lý chất lượng 

X4.1. Kiểm soát chiều dài ống bằng mắt thường sẽ được thực hiện tại nơi sản xuất. Đo kích 
thước đường kính ngoài và chiều dày vách mỗi giờ sản xuất hay mỗi chiều dài ống. Kiểm tra 
tính chất chịu kéo theo sự thống nhất giữa nhà sản xuất và người mua. 
 
X4.2. Chiều dài ống ngắn hơn chiều dài vận chuyển tiêu chuẩn thì có thể nối dài bằng 
phương pháp nối nóng chảy để thành chiều dài tiêu chuẩn. Chiều dài đó phải đạt các yêu cầu 
về sản phẩm nêu ở Mục 5 tiêu chuẩn này. 
 
X4.3. Nhà sản xuất ống cần đưa ra các cách kiểm tra quản lý chất lượng khác để tăng độ 
chính xác trong vận hành sản xuất và bảo hành sản phẩm theo yêu cầu nêu ở Mục 5.3. 
 
Ghi chúChú thích X4.1 - Thí nghiệm áp lực với các yêu cầu trên là thí nghiệm để xác định 
tính năng của sản phẩm. Những thí nghiệm này không phù hợp để quản lý chất lượng tại chỗ. 
Thí nghiệm quản lý chất lượng vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa bởi vì những yêu cầu của các thí 
nghiệm này có thể khác nhau với từng nhà sản xuất. 
 

X5. Cấp áp lực của ống 
X5.1. ống đạt yêu cầu của tiêu chuẩn này được phân cấp áp lực nước ở nhiệt độ bằng hay thấp 
hơn 80oF (27oC) với áp lực bên trong ống lớn nhất theo Bảng X5.1. Cấp áp lực nhỏ hơn cấp áp 
lực nêu trong Bảng X5.1 có thể được khuyến nghị bởi nhà sản xuất hay được tính toán bởi 
người thiết kế cho công trình đặc biệt hay không thông thường như mô tả ở Mục X5.2. Kinh 
nghiệm chỉ ra rằng ống nhựa PE đạt những yêu cầu của tiêu chuẩn này khi được chế tạo cẩn 
thận, lắp đặt theo tiêu chuẩn và vận hành dưới điều kiện bình thường sẽ có tuổi thọ lâu dài 
ở cấp áp lực theo Bảng X5.1. 
 
X5.2. Quan hệ giữa ứng suất và áp lực ống - công thức dưới đây thể hiện quan hệ giữa ứng 
suất, áp lực, cỡ và chiều dày vách ống: 

2 2

( 1)
( 1)o

S S
P

DDR

t

 




 

trong đó: 
S = ứng suất thủy tĩnh thiết kế, HDS, ở 73oF (23oC) theo Tiêu chuẩn D 2837 và PPI TR-3, 
psi (MPa, kPa). 
P = áp lực bên trong ống, psi (MPa, kPa). 
Do = đường kính ngoài trung bình, inch (mm). 
DR = hệ số đường kính. 
t = chiều dày vách ống nhỏ nhất, inch (mm). 
 
X5.3. Cấp áp lực cho trường hợp ứng dụng thông thường có thể lấy từ cấp áp lực nước tiêu chuẩn 
phụ thuộc vào điều kiện ứng dụng thực tế. Cấp áp lực nên giảm xuống với hệ thống vận hành 
trong điều kiện đặc biệt, không thông thường hay ống vận chuyển chất lỏng có ảnh hưởng 
đến tính chất của polyetylen, do luật quy định hoặc theo yêu cầu nhà quản lý. Khi sử dụng 
ở nhiệt độ cao (nhiệt độ trên 80oF (27oC)), cấp ứng suất ở nhiệt độ cao của vật liệu được sử 
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dụng để xác định cấp áp lực. Cấp áp lực lựa chọn thực tế cho ứng dụng thông thường phụ 
thuộc vào người thiết kế, theo luật quy định, điều kiện vận chuyển, theo chất lượng thi công, 
chất lỏng mà nó vận chuyển, theo môi trường bên ngoài, những sai số trong thiết kế vận hành 
của áp lực bên trong ống hay tải trọng ngoài. Cấp áp lực thấp nên sử dụng ở các vị trí thiết kế 
bị ảnh hưởng bởi các điều kiện trên hay các điều kiện khác với ứng dụng thông thường. Người 
sử dụng nên hỏi ý kiến nhà sản xuất về ảnh hưởng đến hiệu suất của ống do điều kiện 
nhiệt độ cao cũng như các điều kiện khác trong các ứng dụng và điều kiện ứng dụng khác 
nhau. Có thể tham khảo thông tin từ Viện ống nhựa, PPI. 
 
Bảng X5.1 - Cấp áp lực nước (PR) tại nhiệt độ bằng và thấp hơn 80oF (27oC) của ống nhựa 
PE 

Vật liệu ống 
PEA 

PE3710 
PE4710 

PE2708  PE3608 
PE3708   PE4708 

PE2608 

HDS, psi 
(kPA) 

1000 
psi 

(6890 kPa) 800 psi (5520 kPa) 630 psi 
(4340 
kPa) 

DR ống Giá trị áp lực, psi (kPa) 

7.3 317 (2190) 254 (1750) 200 (1380) 

8.3 274 (1890) 219 (1510) 173 (1190) 

9 250 (1720) 200 (1380) 158 (1090) 

9.3 241 (1660) 193 (1330) 152 (1050) 

11 200 (1380) 160 (1100) 126 (870) 

13.5 160 (1100) 128 (880) 101 (700) 

15.5 138 (950) 110 (760) 87 (600) 

17 125 (860) 100 (690) 79 (540) 

21 100 (690) 80 (550) 63 (430) 

26 80 (550) 64 (440) 50 (340) 

32.5 63 (430) 51 (350) 40 (280) 

41 50 (340) 40 (280) 32 (220) 
A Xem thuật ngữ F 412 cho định nghĩa mã hiệu vật liệu nhựa nhiệt dẻo. 
 
Tiêu chuẩn này là bản quyền của ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, 
West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. Các bản in lại (sao đơn bản hay nhiều 
bản) của tiêu chuẩn này phải liên hệ với ASTM theo địa chỉ trên hay số điện thoại 610-832-
9585, fax 610-832-9555, hoặc hộp thư điện tử service@astm.org; hay qua trang web 
www.astm.org. 
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	1 PHẠM VI ÁP DỤNG
	1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật này liên quan đến ống polyetylen (PE) với kích thước cấu tạo dựa trên đường kính ngoài từ 90 mm (3.5 inch) trở lên.
	1.2 Ba hệ kích thước đường kính ngoài tiêu chuẩn được dùng ở đây là: hệ mét ISO, hệ IPS, và hệ DIPS. Với các kích cỡ ống đặc biệt xem Mục 5.2.5.
	1.3 Hệ thống ống loại này được dùng cho xây dựng mới, luồn vào hệ thống ống cũ để vận chuyển nước, thoát nước đô thị, nội bộ, vận chuyển chất lỏng công nghiệp,.., cả có áp lẫn không có áp.
	1.4 Các ống sản xuất theo tiêu chuẩn này được phân theo cấp áp lực. Xem Phụ lục X5 để biết thêm thông tin về cấp áp lực.
	1.5 Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí lựa chọn vật liệu thô, yêu cầu cấu tạo, và thí nghiệm đánh giá phù hợp với yêu cầu trên.
	1.6 Tiêu chí quản lý chất lượng lấy theo nhà sản xuất. Xem Phụ lục X4 để có thông tin bao quát về vấn đề quản lý chất lượng.
	1.7 Hệ SI sử dụng đơn vị mét, hệ IPS (ANSI B36.10) và DIPS sử dụng đơn vị inch và pound. Các giá trị trong ngoặc chỉ mang tính tham khảo.
	1.8 Công tác thí nghiệm (nêu ở Mục 6) phải gắn liền với yêu cầu về an toàn: tiêu chuẩn này không đưa ra vấn đề về an toàn. Người tham gia thí nghiệm phải có trách nghiệm đảm bảo sức khoẻ và an toàn trong suốt quá trình thí nghiệm.

	2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN
	2.1 Tiêu chuẩn ASTM:
	2.2 Tiêu chuẩn ANSI:
	2.3 Tiêu chuẩn ISO:
	2.4 Tiêu chuẩn liên Bang:
	2.5 Tiêu chuẩn quân sự:
	2.6 Tiêu chuẩn Canada:
	2.7 Tiêu chuẩn NFS/ANSI:
	2.8 Các tài liệu khác:

	3 THUẬT NGỮ
	3.1 Ngoài các định nghĩa dưới đây, các định nghĩa khác lấy theo thuật ngữ của Tiêu chuẩn F 412 và Tiêu chuẩn D 1600.Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn:
	3.1.1 Mối quan hệ giữa hệ số kích thước với ứng suất thủy tĩnh thiết kế và áp lực thuỷ tĩnh:
	3.1.2 Quan hệ giữa cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế và ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế - ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế S xác định bằng cách nhân giá trị cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế (HDB) với hệ số thiết kế DF có giá trị nhỏ hơn 1.0.


	4 VẬT LIỆU
	4.1 Hỗn hợp polyetylen - Hỗn hợp vật liệu polyetylen phù hợp dùng để sản xuất ống dựa vào tiêu chuẩn này phải tuân theo yêu cầu của Tiêu chuẩn D 3350 và yêu cầu ở Bảng 2, và có danh sách PPI TR-4 HDB, HDS ở nhiệt độ 73oF (23oC), danh sách HDB ở nhiệt ...
	4.2 Màu sắc và độ ổn định tia cực tím - Hỗn hợp vật liệu polyetylen phải tuân theo Tiêu chuẩn D 3350 mã C hoặc E. Hỗn hợp vật liệu mã C phải có 2 đến 3% than đen. Hỗn hợp vật liệu mã E được đánh màu với chất ổn định tia cực tím.
	4.3 Vật liệu tái chế - Hỗn hợp polyetylen sạch lấy từ sản phẩm của chính nhà sản xuất đó nếu đảm bảo điều kiện ở Mục 4.1 và 4.2 như với vật liệu gốc thì phù hợp để chế tạo ống, hỗn hợp đó có thể để riêng hay trộn lẫn với hỗn hợp mới cùng loại. Ống đượ...

	5 YÊU CẦU
	5.1 Chất lượng theo quan sát - Ống phải đồng nhất về màu sắc, độ đục, trọng lượng, hay tính chất khác. Bề mặt ngoài và trong phải bóng (phụ thuộc vào loại nhựa), không dính. Bề mặt không quá thô, nếu nhỏ thì có thể chấp nhận được. Vách ống không có nh...
	5.2 Kích thước và sai số:
	5.2.1  Đường kính ngoài - Các giá trị này lấy theo Bảng 3 (đơn vị SI), Bảng 4, 5 (đơn vị inch và pound) và được đo theo Tiêu chuẩn D 2122 tại vị trí cách đầu ống không dưới 300 mm (11.8 inch). Thí nghiệm thực hiện ở điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn (khôn...
	5.2.2  Chiều dày vách ống - Chiều dày vách ống nhỏ nhất lấy theo Bảng 6, 7 và 8 và được đo theo Tiêu chuẩn D 2122 trong điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn (không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối).
	5.2.3 Độ lệch - Khi đo và tính toán chiều dày ống theo Tiêu chuẩn D 2122 tại bất kỳ mặt cắt ngang nào của ống không vượt quá 12%.
	5.2.4 Tại đầu ống bị cắt - Khi đo theo Mục 5.2.1, đường kính ngoài tại vị trí đầu cắt ống bị cắt không nhỏ hơn 1.5% đường kính ngoài của ống nguyên dạng. Vị trí đo đường kính ngoài của ống nguyên dạng không nhỏ hơn 1.5 lần đường kính ống hay không nhỏ...
	5.2.5 Kích cỡ ống đặc biệt - Nếu do điều kiện của tuyến ống hiện có hay điều kiện địa phương đòi hỏi cần có ống có đường kính hay hệ số đường kính khác tiêu chuẩn, thì các ống có đường kính hay hệ số đường kính khác tiêu chuẩn này có thể được sử dụng ...

	5.3 Thí nghiêm xác định áp lực - Tât cả các ống phải đạt được yêu cầu nêu ở 5.3.2 hoặc 5.3.1 hay 5.4.
	5.3.1 Tăng áp ngắn hạn - Thí nghiệm phá huỷ hay không phá huỷ theo 5.3.1.1 hay 5.3.1.2. Áp lực thí nghiệm phải xác định theo 3.2.1 với S là giá trị ứng suất vòng và P là áp lực thí nghiệm.
	5.3.1.1 Thí nghiệm phá huỷ - Với ống có đường kính danh định nhỏ hơn 12 inch (315 mm), ống sẽ bị gãy vỡ khi thí nghiệm theo 6.1. Ứng suất vòng nhỏ nhất là 2500 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 2, và 2900 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bả...
	5.3.1.2 Thí nghiệm không phá huỷ - Khi tăng tới áp lực thí nghiệm và giữ áp lực thí nghiệm trong 5 giây, ống không bị phá huỷ hay biến dạng khi thí nghiệm theo 6.1 với ứng suất vòng nhỏ nhất là 2500 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 2, và 29...

	5.3.2 Áp lực và nhiệt độ yêu cầu - Thí nghiệm theo Mục 6.2 với nhiệt độ và ứng suất quy định ở Bảng 1 theo thời gian trung bình nhỏ nhất trước khi bị phá huỷ. Nếu bị phá huỷ trước thời gian nhỏ nhất ở điều kiện ứng suất cao, thí nghiệm lại với ứng suấ...

	5.4 Cường độ chịu kéo chảy dẻo - Với đường kính ống 3 inch (90 mm) hay lớn hơn, yêu cầu tăng áp ngắn hạn theo yêu cầu 5.3.1 có thể thay thế bằng cường độ chịu kéo chảy dẻo yêu cầu. Giá trị cường độ chịu kéo chảy dẻo nhỏ nhất xác định theo Mục 6.3 là 2...

	6 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM
	6.1 Thí nghiệm tăng áp ngắn hạn - Thí nghiệm phá hủy áp dụng cho ống có đường kính danh định nhỏ hơn hoặc bằng 12 inch (315 mm) theo Tiêu chuẩn D 1599. Thí nghiệm không phá huỷ áp dụng cho tất cả các cỡ ống theo Tiêu chuẩn D 1598 với áp lực và thời gi...
	6.2 Thí nghiệm áp lực và nhiệt độ yêu cầu - Chuẩn bị ít nhất 3 mẫu và thí nghiệm theo Tiêu chuẩn D 1598 với ứng suất vòng (S) và nhiệt độ theo Bảng 1. Hai trong ba mẫu phải đạt thời gian yêu cầu trung bình nhỏ nhất trước khi bị phá huỷ. Sử dụng nước l...
	6.3 Tính chất chịu kéo -  Cách làm và thiết bị thí nghiệm theo Tiêu chuẩn D 2290. Mẫu thử được cắt từ ống. Thí nghiệm với ít nhất 5 mẫu ở nhiệt độ 73.4 ± 3.6oF (23 ± 2oC) (không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối). Thí nghiệm này áp dụng cho ống có đường k...

	7 THÍ NGHIỆM LẠI VÀ LOẠI BỎ
	7.1 Nếu kết quả của bất kỳ thí nghiệm nào không đạt theo yêu cầu của tiêu chuẩn này, thí nghiệm đó có thể thực hiện lại theo thỏa thuận giữa người mua và bán. Không được thay thế hay sửa đổi phương pháp thí nghiệm, hay thay đổi giới hạn tiêu chuẩn. Tr...

	8 CHỨNG NHẬN
	8.1 Nếu trong hợp đồng mua bán yêu cầu, chứng nhận của nhà sản xuất phải được cung cấp tới người mua đảm bảo vật liệu đã đạt yêu cầu về sản xuất, thí nghiệm và kiểm tra theo tiêu chuẩn này. Nếu được yêu cầu trong hợp đồng mua bán, bản báo cáo thí nghi...

	9 ĐÁNH DẤU
	9.1 Nhãn hiệu ghi trên ống phải bao gồm các thông tin dưới đây và khoảng cách giữa các nhãn hiệu không lớn hơn 5 ft (1.5 m).
	9.1.1 Chữ cái ASTM cùng với số hiệu của tiêu chuẩn này.
	9.1.2 Chữ cái PE và số phân loại vật liệu Tiêu chuẩn D 3350 của hỗn hợp vật liệu thô được sử dụng theo Bảng 2. Nếu được, mã hiệu vật liệu ống nhựa nhiệt dẻo có thể sử dụng để thay thế.
	9.1.3 Đường kính ngoài danh định của ống lấy đơn vị mm hay inch theo Bảng 3, 4 và 5, và hệ cỡ ống được thiết kế: "XX mm ISO", hay "XX in IPS", "XX in DIPS". Với đường kính ngoài hệ mét, ký tự "ISO" có thể bỏ qua; với đường kính ngoài hệ inch, ký tự "i...
	9.1.4 Hệ số kích thước DR, hay cấp áp lực, hoặc cả hai lấy đơn vị kilopascal hay pound trên inch vuông dạng "XXX kPa" hay "XXX psi" với "XXX" là giá trị cấp áp lực của nước ở nhiệt độ thấp hơn 80oF (27oC). Xem Phụ lục X5.
	9.1.5 Tên hay thương hiệu của nhà sản xuất.
	9.1.6 Mã sản phẩm mà từ đó nơi và ngày sản xuất có thể xác định được.
	9.1.7 Ống dùng để vận chuyển nước có thể có thêm nhãn mác của phòng thí nghiệm được công nhận (xem 4.3).

	9.2 Sử dụng màu để xác định mục đích sử dụng của ống - Không yêu cầu, nhưng nếu dùng màu để xác định mục đích sử dụng của ống thì sử dụng màu xanh trời đậm cho ống nước; màu xanh lá cây cho  cống thoát nước; màu tím cho nước được xử lý.

	10 BẢO HIỂM CHẤT LƯỢNG
	10.1 Nếu ống được dán nhãn theo Tiêu chuẩn ASTM F 714, nhà sản xuất phải xác nhận rằng sản phẩm được sản xuất, kiểm tra, lấy mẫu, thí nghiệm căn cứ tiêu chuẩn và đảm bảo những yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này.

	11 CÁC TỪ KHOÁ
	11.1 ống công nghiệp; ống không áp; ống nhựa; ống polyetylen; ống thoát nước; ống nước.

	X1  THÔNG TIN CHUNG
	X1.1 Với hệ thống ống polyetylen chôn dưới đất được thi công theo Tiêu chuẩn D 2321 hay các tài liệu tương đương (1-15; được liệt kê ở phần cuối của tiêu chuẩn này) thì độ cứng ống không phải là một yếu tố khống chế trong thiết kế.
	X1.1.1  Nếu cần khống chế độ võng của ống polyetylen không áp thì căn cứ vào thông tin dưới đây.


	X2 KHỐNG CHẾ ĐỘ VÕNG CỦA HỆ THỐNG ỐNG POLYETYLEN KHÔNG ÁP
	X2.1 Khống chế độ võng là một nhiệm vụ quan trọng của công trình chôn dưới đất. Dùng Tiêu chuẩn thực hành D 2321 để thực hiện công tác này. Tất cả các cỡ ống theo Tiêu chuẩn F174 sẽ được thi công tốt nếu thực hiện theo Tiêu chuẩn D 2321.
	X2.2 Khi ống polyetylen dùng để luồn vào cống thoát nước có sẵn hay được lắp đặt tại nơi không chịu  ảnh hưởng của môi trường xung quanh, áp dụng Tiêu chuẩn thực hành F 585 để lựa chọn hệ số đường kính ống thích hợp.
	X2.3 Độ võng của ống chôn dưới đất được tính theo công thức Spangler sửa đổi:
	X2.4 Để sử dụng trong tính toán này, giá trị độ cứng ống có thể tra trong Bảng X2.1. Ngoài ra có thể tham khảo tài liệu của nhà sản xuất nếu cần biết số liệu của sản phẩm đặc biệt.

	X3 ĐỘ VÕNG GIỚI HẠN CHO PHÉP
	X3.1 Các báo cáo nghiên cứu, bao gồm cả kinh nghiệm về vấn đề này được lưu trữ tại trụ sở chính của ASTM.
	X3.2 Khi chịu tải trọng, ống polyetylen được sản xuất theo tiêu chuẩn này sẽ võng hoặc biến dạng nhưng không mất ổn định và giữ trạng thái kết cấu ổn định với độ võng có thể lên tới hoặc hơn 20% đường kính thẳng đứng. Tuy nhiên, nếu DR nhỏ thì giá trị...
	X3.3 Nếu không có tải trọng ngoài tác dụng lên ống, độ ổn định của ống không biến hình nếu độ võng tăng đến 10%. Lựa chọn DR chính xác, xem Tiêu chuẩn thực hành F 585.
	X3.4 Khi ống polyetylen chịu tải trọng động ngoài với chiều sâu chôn ống nhỏ hơn 4ft (1200 mm), phải quan tâm đến điều kiện đất đắp ngoài ống.

	X4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
	X4.1 Kiểm soát chiều dài ống bằng mắt thường sẽ được thực hiện tại nơi sản xuất. Đo kích thước đường kính ngoài và chiều dày vách mỗi giờ sản xuất hay mỗi chiều dài ống. Kiểm tra tính chất chịu kéo theo sự thống nhất giữa nhà sản xuất và người mua.
	X4.2 Chiều dài ống ngắn hơn chiều dài vận chuyển tiêu chuẩn thì có thể nối dài bằng phương pháp nối nóng chảy để thành chiều dài tiêu chuẩn. Chiều dài đó phải đạt các yêu cầu về sản phẩm nêu ở Mục 5 tiêu chuẩn này.
	X4.3 Nhà sản xuất ống cần đưa ra các cách kiểm tra quản lý chất lượng khác để tăng độ chính xác trong vận hành sản xuất và bảo hành sản phẩm theo yêu cầu nêu ở Mục 5.3.

	X5 CẤP ÁP LỰC CỦA ỐNG
	X5.1 Ống đạt yêu cầu của tiêu chuẩn này được phân cấp áp lực nước ở nhiệt độ bằng hay thấp hơn 80oF (27oC) với áp lực bên trong ống lớn nhất theo Bảng X5.1. Cấp áp lực nhỏ hơn cấp áp lực nêu trong Bảng X5.1 có thể được khuyến nghị bởi nhà sản xuất hay...
	X5.2 Quan hệ giữa ứng suất và áp lực ống - công thức dưới đây thể hiện quan hệ giữa ứng suất, áp lực, cỡ và chiều dày vách ống:
	X5.3 Cấp áp lực cho trường hợp ứng dụng thông thường có thể lấy từ cấp áp lực nước tiêu chuẩn phụ thuộc vào điều kiện ứng dụng thực tế. Cấp áp lực nên giảm xuống với hệ thống vận hành trong điều kiện đặc biệt, không thông thường hay ống vận chuyển chấ...


